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LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm vừa qua,bên cạnh sự phát triển với tốc độ cao của nền kinh tế thì nhu cầu tiêu thụ điện của nước ta cũng tăng trưởng không ngừng. Đặc biệt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Để đảm bảo cho việc cung cấp điện an toàn và ổn định điện áp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của cả nước, HTĐ Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ.

Trạm biến áp 220 kV Thái  Nguyên trực thuộc truyền tải điện Thái Nguyên – Công ty truyền tải điện I, đóng trên địa bàn phường Quan Triều – TP.Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên. Trạm đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phân phối điện miền Bắc. Nhiệm vụ chính của trạm là cung cấp điện cho khu công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên, khu công nghiệp Sông Công và cho các nhu cầu kinh tế, chính trị, dân sinh các tỉnh phía Bắc như: Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang,…Trạm nằm trong khu vực miền núi có mật độ sét cao, hệ thống đường dây phân phối phụ tải 35 kV dài, cũ nát nên suất sự cố lớn. Các sự cố này thường kèm theo dòng điện tăng lên khá cao và điện áp giảm thấp, gây hư hỏng thiết bị và có thể làm mất ổn định hệ thống. Các chế độ làm việc không bình thường làm cho điện áp và tần số lệch khỏi giới hạn cho phép. Nếu tình trạng kéo dài thì có thể xuất hiện sự cố lan rộng. Muốn duy trì hoạt động bình thường của hệ thống khi xuất hiện sự cố cần phải phát hiện càng nhanh càng tốt và cách ly nó ra khỏi phần tử bị hư hỏng. Nhờ vậy các phần tử còn lại mới duy trì được hoạt động bình thường và hạn chế được phần nào khi sự cố. Làm được điều này chính là hệ thống bảo vệ quá điện áp cho trạm.

Vì vậy việc nghiên cứu hệ thống bảo vệ quá điện áp cho trạm biến áp là rất cần thiết. Bài luận văn này bước đầu đưa ra  những đánh giá cho hệ thống bảo vệ quá áp cho trạm, trình bày phần mềm mô phỏng quá trình quá điện áp xảy ra trong trạm 220 kV Thái Nguyên. Tuy nhiên còn giới hạn về nhiều mặt, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót nên rất mong các Thầy, Cô đóng góp để nội dung bài luận văn được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo T.S Nguyễn Đức Tường cùng toàn thể các Thầy, Cô trong bộ môn. Kính chúc các Thầy, Cô mạnh khoẻ và Hạnh phúc! 

Ch­¬ng 1: TỔNG QUAN VỀ QUÁ ĐIỆN ÁP NỘI BỘ
1.1. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH QUÁ ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG
Trong hệ thống điện có những nguyên nhân bất thường gây ra quá điện áp như: thao tác đóng cắt điện, khi giải trừ và khắc phục sự cố, đóng cắt điện theo kế hoạch, tự động đóng lại v.v... gây ra gọi là quá điện áp nội bộ. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác là do quá điện áp khí quyển gây ra do sét đánh trúng hoặc đánh gần các phần tử trong Hệ thống điện. Quá điện áp khí quyển thông thường có biên độ lớn hơn quá điện áp nội bộ có mức nguy hiểm hơn. Quá điện áp nội bộ được phát sinh và duy trì dưới tác dụng của nguồn xoay chiều, thường khó nhận biết và phát hiện vì trong các nhật ký vận hành khi ghi về các nguyên nhân sự cố thì quá điện áp nội bộ không được nhắc tới trong các nguyên nhân liệt kê. 

Hệ thống điện được xem như một tổng thể gồm các phần tử R, L, C hình thành mạch dao động. Khi trong hệ thống điện có các tác động làm thay đổi chế độ làm việc mới gây ra sự dao động năng lượng điện từ mà hậu quả của nó là gây ra quá điện áp nội bộ trong hệ thống điện, ví dụ như: xuất hiện hay khắc phục ngắn mạch, các quá trình quá độ khác nhau trong hệ thống điện, đứt dây dẫn hay các thao tác đóng cắt trong hệ thống điện gây nên sự thay đổi tham số trong mạch điện và làm xuất hiện các quá điện áp quá độ bằng dao động trong mạch L-C. Những dao động này gây nên quá điện áp nội bộ hay gọi là quá điện áp thao tác. 
Một số nguyên nhân chính dẫn đến quá áp nội bộ trong hệ thống điện:
- Quá điện áp do chuyển mạch giữa các pha tác động lên cách điện giữa các pha.

- Quá điện áp do chuyển mạch giữa các tiếp điểm, xuất hiện giữa các tiếp điểm đang mở của các thiết bị khi thao tác như máy cắt hay dao cách ly...

- Quá điện áp do chuyển mạch pha, tác động nên cách điện của các thành phần dẫn điện đối với đất.

- Quá điện áp khi cắt đường dây non tải.

- Quá điện áp khi đóng đường dây hở mạch.

- Quá điện áp khi tự đóng lặp lại hay tự động đóng nguồn dự phòng.

- Quá điện áp khi cắt các tô điện, các đường dây không tải và máy biến áp không tải.

- Quá điện áp khi cắt các dòng điện ngắn mạch.

- Quá điện áp khi cắt các dòng điện điện cảm nhỏ.

1.2. QUÁ ĐIỆN ÁP PHÁT SINH DO ĐÓNG ĐƯỜNG DÂY KHÔNG TẢI
Quá trình quá độ xuất hiện khi đóng đường dây không tải vào thanh góp của nhà máy điện hoặc trạm biến áp: đư​ờng dây không tải chiều dài l.

[image: image33.bmp]
Thao tác phổ biến nhất đóng đường dây không tải bằng máy cắt MC1, sau đó để hoà đồng bộ với hệ thống bằng máy cắt MC2. Khi đóng máy cắt MC1, xuất hiện quá trình quá độ điện từ trên đường dây gây nên quá điện áp trên đường dây.
Trong trường hợp này để nghiên cứu quá trình quá độ ta có thể thay thế nhà máy điện hoặc hệ thống cùng máy biến áp bằng nguồn sức điện động xoay chiều có điện cảm bằng trong bằng Li và đường dây được thay thế bằng điện cảm trên đơn vị dài L và điện dung phân bố C như trên hình 1-2. 

[image: image34.png]



Điện áp và dòng điện tại điểm l theo thời gian t có thể xác định được nhờ phương trình dòng áp viết cho một mắt xích:
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Có thể viết hệ phương trình dòng áp trên dưới dạng toán tử Laplat:
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Nghiệm của phư​ơng trình trên có dạng:
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Trong đó:
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 được gọi là tổng trở sóng dưới dạng toán tử

Các hằng số tích phân A(p) và B(p) xác định từ điều kiện ban đầu:

Từ tính toán trên ta thấy rằng điện áp và dòng điện trên đường dây tại một toạ độ l và thời gian t bất kỳ bao gồm hai thành phần sóng:

Sóng từ đầu tới cuối đường dây (sóng tới )

Sóng ng​ược từ cuối đường dây trở về (sóng phản xạ)
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Khi đóng đường dây không tải vào nguồn xoay chiều thì sóng điện áp lan truyền dọc đường dây, tới cuối đường dây gặp tổng trở vô cùng lớn (đường dây hở mạch) sẽ cho sóng phản xạ lan truyên ngược trở lại. Quá trình truyền sóng, điện áp có thể bị suy yếu do trổn hao trên đường dây do R, G của đường dây cũng như do phát sinh vầng quang. Quá trình phản xạ nhiều lần của sóng tại hai đầu đường dây làm cho điện áp tại điểm bất kỳ trên đường dây tăng. Với các đường dây ngắn ®​­îc đóng vào nguồn có sức điện động lớn (thời gian truyền sóng và hằng số thời gian nhỏ hơn rất nhiều nửa chu kỳ điện áp tần số công nghiệp), điện áp lớn nhất xuất hiện sau lần truyền sóng thứ nhất với điều kiện là đường dây ®​­îc đóng vào nguồn tại thời điểm gần giá trị đỉnh của sức điện động nguồn. 
Từ hệ phương trình trên thực hiện biến đổi Laplace với điều kiện đầu: 
[image: image35.png]
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Xác định được điện áp tại cuối đường dây hở mạch có dạng : 
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[image: image36.emf]Qua đó ta thấy, quá điện áp tại cuối đường dây hở mạch do đóng đường dây không tải bao gồm 2 thành phần, một là thành phần cưỡng bức được quyết định bởi sức điện động nguồn, thành phần thứ 2 là thành phần dao động tự do tần số cao hơn tần số nguồn (hài)gây ra bởi sự trao đổi năng lượng của các thành phần R, L, C của mạch dao động. Dạng của quá điện áp được biểu diễn trên hình 1-3. Tuy nhiên, độ lớn của quá điện áp phụ thuộc nhiều yếu tố như: cấp điện áp, cấu trúc mạch dao động, thời điểm đóng (góc đóng), độ trễ của các tiếp điểm máy cắt trên các pha…
1.3. QUÁ ĐIỆN ÁP DO CẮT BỘ TỤ ĐIỆN
[image: image37.emf]Xét trư​ờng hợp cắt điện dung tập trung, ví dụ bộ tụ điện C khỏi nguồn, điện áp trên tụ điện khi hồ quang trên máy cắt cháy lại

Khi cắt sau khi tiết điểm bắt đầu rời nhau sau một khoảng thời gian hồ quang xuất hiện giữa các tiếp điểm. Giả thiết dòng điện dung có giá trị đủ lớn để hồ quang chỉ có thể tắt vào thời điểm dòng điện đi qua trị số không. 
Tr​ưíc khi cắt, điện áp trên tô điện C bằng:
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Sau khi hồ quang bị cắt đứt, điện áp trên tụ điện không đổi, giữ nguyên giá trị lớn nhất:
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Điện áp phục hồi trên máy cắt sau một nửa chu kỳ.
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sẽ đạt trị số 2Em
Sau khi dòng điện bị cắt đứt độ bền điện của khe hở giữa hai tiếp điểm tăng dần với khoảng cách giữa chúng. Máy cắt khí nén với tốc độ di chuyển tiếp điểm nhanh và thổi mạnh có tốc độ tăng độ bền điện lớn hơn nhiều so với máy cắt dầu. Nếu trong quá trình các tiếp điện rời nhau mà điện áp phục hồi giữa chúng lớn hơn độ bền điện của khe hở, thì sẽ xảy ra phóng điện nghĩa là hồ quang cháy lại. Dòng điện tiếp tục bị cắt đứt khi nó đi qua trị số không. Sau đó sự xuất hiện điện áp phục hồi lớn lại làm cho khe hở bị phóng điện và cứ tiếp diễn nh​ư thế. 

Điều này có nghĩa là thao tác cắt một bộ tụ điện khỏi nguồn gây một chuỗi đóng và cắt cho đến khi các tiếp điểm rời nhau hoàn toàn khi hồ quang không tiếp tục cháy nữa. Tr​ường hợp khi hồ quang cháy lại xảy ra tại thời điểm điện áp nguồn có giá trị lớn nhất.

Mạch dao động LC trong đó điện dung C đư​ợc nạp đến điện áp -Em nối với nguồn điện sức điện động e(t)=Emsin((t+900).

Trong mạch xuất hiện dao động với tần số: 
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Quá trình quá độ khi hồ quang cháy lại hoàn toàn tư​ơng tự quá trình tự động đóng lại do đó điện áp trên điện dung có thể tính theo công thức tương tự:
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Trong đó: 
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Nếu cho (=900 và coi : 
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Dòng điện qua máy cắt : 
[image: image19.wmf]t
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Bởi vì (1>>( nên biên độ thành phần tự do của dòng điện 2(1.C.Em lớn hơn nhiều biên độ thành phần c​ưìng bức. Sau nửa chu kỳ dao động riêng t=T1/2=(/(1, điện áp đạt giá trị đỉnh. Vì điện áp nguồn trong khoảng thời gian này ch­​a thay đổi đáng kể:
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Một cách gần đúng ta cho rằng vào thời điểm này dòng điện qua trị số không hồ quang trong máy cắt có thể bị dập tắt. Khi hồ quang tắt điện áp trên điện dung giữ giá trị 3Em.

Sau một nửa chu kỳ tần số công nghiệp tiếp theo nữa điện áp nguồn thành -Em, điện áp giữa các tiếp điểm thành 4Em có thể làm hồ quang cháy lại lần nữa. Trong khoảng thời gian này xuất hiện dao động trong mạch với biên độ 4Em. Điện áp lớn nhất trên điện dung C đạt 5Em. Nếu nh​ư hồ quang cháy lại trong khoảng thời gian dài điện áp sẽ liên tục tăng.

1.4.QUÁ ĐIỆN ÁP DO TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI ĐƯỜNG DÂY
Trong hệ thống điện có khoảng 80-90% sự cố do hồ quang điện gây ra và nó có tính chất thoáng qua. Do vậy, việc sử dụng thiết bị tự động đóng lại (TĐL) sau khi sự cố đã tự loại trừ trong khoảng thời gian làm việc của TĐL:

-Giới hạn d​ưới (~80%) thường gặp trong các lư​ới điện 6-110 kV
- Giới hạn trên thư​ờng gặp đối với các đường dây trên không từ 220 kV trở lên.
Những hư hỏng thoáng qua thư​ờng xảy ra do các nguyên nhân sau:

- Sứ bị phóng điện bề mặt do sét đánh.

- Do gió mạnh làm dây dẫn chạm nhau hoặc phóng điện trong không khí đến các vật bên cạnh.

Khoảng 10-20% các trư​ờng hợp h​ư hỏng còn lại là sự cố duy trì hoặc bán duy trì.

Nh​ư vậy đa số các trư​ờng hợp hư​ hỏng trên các đường dây tải điện trên không nếu sau khi cắt máy cắt ở hai đầu đường dây một khoảng thời gian đủ để cho môi tr​ường chỗ hư hỏng phục hồi tính chất cách điện ta đóng trở lại thì đường dây có thể tiếp tục làm việc bình thư​ờng, nhanh chóng khôi phục cung cấp điện, giữ vững chế độ đồng bộ và ổn định của hệ thống.
[image: image38.emf]
Quá trình TĐL có thể chia thành các giai đoạn sau:

- Cắt đường dây bằng máy cắt gần chỗ ngắn mạch hơn MC2, dẫn đến trạng thái cấp dòng điện ngắn mạch từ một hướng.

- Cắt các pha không hư hỏng của đường dây bằng MC1, nghĩa là cắt dòng điện điện dung khi nó đi qua trị số không tương ứng với điện áp cực đại trên các pha tương ứng.

- Đóng lại đường dây bằng MC1.

- Đóng MC2 để khôi phục tình trạng làm việc bình thường của mạng điện.

- Sau khi cắt máy cắt MC2 điện áp trên các pha không bị hư​ hỏng ở đầu đường dây và cuối đường dây khác nhau và khác sức điện động của nguồn do hiệu ứng điện dung và ngắn mạch trên pha bị h​ư hỏng (không đối xứng).

- Sau khi cắt máy cắt MC1 điện tích trên pha bị hư​ hỏng sẽ truyền xuống đất qua hồ quang tại chỗ hư​ hỏng, còn trên các pha không h​ư hỏng điện áp sẽ san đều. Điện tích của các pha không h​ư hỏng nếu không có thiết bị bù dọc sẽ truyền chậm xuống đất qua điện dẫn chủ yếu do bề mặt sứ bị bẩn bụi.

- Trong điều kiện thời tiết khô ráo, với thời gian tự động đóng lại tTĐL=0,4 s điện áp của các điện tích còn lại bằng 60-70% trị số ban đầu.

- Điện áp lớn nhất xuất hiện trong tr​ường hợp đóng lại đường dây không tải bằng máy cắt MC1.

- Điện áp quá độ có thể xác định bằng ph​ương pháp xếp chồng, nghĩa là cộng điện áp khi đóng đườngđường dây không tải và điện áp tự phóng điện của đường dây qua điện cảm của nguồn ở điện áp U0
- Thành phần điện áp thứ hai đư​ợc tính qua các thành phần nếu ta thay Em=U0 và (=0
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Điện áp quá độ đ​ược tính như​ sau: 
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Trong đó:
[image: image23.wmf]÷

÷

÷

÷

ứ

ử

ỗ

ỗ

ỗ

ỗ

ố

ổ

j

+

j

w

w

=

j

cos

A

U

sin

arctg

k

o

k

k


Nếu góc đóng ( nằm khoảng từ 0 đến 1800 dấu của U0 và sức điện động của nguồn ngư​ợc nhau, còn trong khoảng từ 180 đến 3600, U0 và sức điện động của nguồn cùng dấu.
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Quá trình dao động tắt rất chậm và trong khoảng thời gian tTĐL không kịp kết thúc.

Vì tần số (1 và ( có trị số gần nhau, điện áp giữa tiếp điểm máy cắt có dạng
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Nửa chu kỳ T/2 bằng : 
[image: image25.wmf]T

'

1

w

-

w

w


T là chu kỳ điện áp tần số công nghiệp (với  T/2 =0,01 s) 

Có thể tính quá trình quá độ với điều kiện ban đầu bằng không nếu xét tr​ường hợp đóng sức điện động bằng hiệu điện thế giữa hai tiếp điểm của máy cắt (U.

Hệ số quá áp phụ thuộc vào thời điểm đóng mạch. Khác với đóng cắt định trư​ớc, tự động đóng lại có thể xảy ra lúc sức điện động của nguồn có giá trị tăng cao và khi kháng điện đ​ợc cắt. Điều này dẫn đến làm tăng Aod. Quá điện áp do tự động đóng lại đ​ược giải thích bởi điện áp tăng cao do hiệu ứng điện dung và do đó hệ số quá áp có trị số lớn.
Kết luận

Quá điện áp nội bộ bao hàm quá điện áp thao tác và quá điện áp do chạm đất bằng hồ quang gây ra được phát sinh và duy trì bằng năng lượng nội tại của bản thân hệ thống điện. Quá điện áp là dạng các nhiễu loạn điện áp ở tần số cao xếp chồng lên điện áp của nguồn do quá trình trao đổi năng lượng giữa các kho từ và kho điện khi các biến động lớn.

Trong vận hành HTĐ, thường xuyên xuất hiện quá điện áp nội bộ do:

· Chạm đất 1 pha bằng hồ quang

· Đóng, cắt các phần tử như MBA, ĐZK, tụ điện…

· Sét đánh gần, trực tiếp vào ĐZK, TBA hay NMĐ.

Gây ra một số hậu quả đối với Hệ thống điện như:
- Phóng điện trên cách điện đường dây,
- Lan truyền  vào trạm biến áp và nhà máy điện,
- Suy giảm tuổi thọ cách điện,
- Gây ra sự cố ngắn mạch,
- Làm giảm độ tin cậy cung cấp điện,
· Gây mất ổn định HTĐ…
Luận văn này đi vào nghiên cứu về mặt lý thuyết, diễn biến của quá điện áp nội bộ trong trường hợp đóng đường dây không tải mà đối tượng nghiên cứu cụ thể là TBA 220 kV Thái Nguyên.

Ch­¬ng 2: GIỚI THIỆU TRẠM BIẾN ÁP 220KV THÁI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ THIẾT BỊ BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP
2.1. VAI TRÒ CỦA TRẠM BIẾN ÁP 220 KV THÁI NGUYÊN 

Trạm biến áp 220 kV Thái Nguyên trực thuộc truyền tải điện Thái Nguyên – Công ty truyền tải điện I, đóng trên địa bàn phường Quan Triều – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên. Trạm đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phân phối điện miền Bắc. Trạm có tổng công suất 626 MVA trong đó có: 2 MBA 250 MVA – 220/110/22 kV; 2 MBA 63 MVA – 110/35/22 kV; 07 ngăn lộ 220 kV; 16 ngăn lộ 110 kV; 09 ngăn lộ 35 kV và 10 ngăn lộ22 kV. Tụ bù gồm: 02 tụ bù tĩnh 110kV/40 MVAr; 01 bộ tụ bù dọc FSC - 51 MVAr và 01 bộ tụ bù SVC – 108 MVAr. Nhiệm vụ chính của trạm là cung cấp điện cho khu công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên, khu công nghiệp Sông Công và cho các nhu cầu kinh tế, chính trị, dân sinh các tỉnh phía Bắc như: Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang,… Trạm nằm trong khu vực miền núi có mật độ sét cao, hệ thống đường dây phân phối phụ tải 35 kV dài, cũ nên suất sự cố lớn. 

Trạm 220KV Thái Nguyên có sơ đồ nguyên lý thể hiện trên hình 2.1.
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Hình 2.1. Sơ đồ nhất thứ của trạm

Trạm 220kV Thái Nguyên nhận điện từ hai nguồn: Nguồn 220 kV từ phía Tuyên Quang và nguồn điện mua từ Trung Quốc. Như trên sơ đồ nhất thứ, có thể thấy nguồn 220 kV phía Trung Quốc được đưa về theo đường Hà Giang 1, qua AT, với một loạt các thiết bị đo lường, bảo vệ cũng như cụm bù dọc (TBD202). Ngoài ra còn có các nguồn đưa về từ Tuyên Quang, Sóc Sơn, Bắc Giang. Hai thanh cái C22 và C21 ( hoạt động độc lập do lệch về điện áp) làm nhiệm vụ tập trung các nguồn để tiện cho việc cấp cho các tải phía sau. Trên sơ đồ, đường dây chẵn nối vào thanh cái chẵn, đường dây thứ tự lẻ nối vào thanh cái lẻ. Đây là hai thanh cái làm việc độc lập, không sử dụng máy cắt liên lạc. Điện từ hai thanh cái này được đưa tới máy biến áp AT1 và AT2, tại đây nguồn điện được chuyển thành các cấp 110 kV (đưa tới thanh cái C11, C12) và cấp 22 kV (đưa tới khu vực bù SVC).

Về phía 110 kV hiện tại nguồn này được cấp trực tiếp cho các lộ: Sóc sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, hai đường lên nhà máy xi măng. Phía Cao Bằng chỉ nhận điện từ nguồn Trung Quốc.

Đồng thời nguồn còn cấp tới các máy biến áp T3, T4 cấp cho tỉnh Thái Nguyên qua phụ tải 35 kV và 22 kV. Hai máy biến áp T3, T4 làm nhiệm vụ cấp điện cho khu vực thành phố Thái Nguyên, các khu công nghiệp như Gang thép, Làng Cầm,… một phần cho điện tự dùng của trạm và cho thiết bị đo lường, bảo vệ.

Riêng khu vực các khu công nghiệp là đối tượng tải quan trọng nên được cấp điện bởi cả hai máy biến áp T3 và T4, thông qua hai thanh cái C31, C32 với máy cắt liên lạc 312 nối liền hai thanh cái. Do có bộ phận tải là các lò luyện thép cao tần nên lượng sóng điều hòa mà bộ phận tải này phát lên lưới rất lớn, yêu cầu có hệ thống lọc sóng hài cũng như bù công suất phản kháng của toàn bộ hệ thống. Ở đây ta đưa ra hệ thống bù tĩnh SVC như góc phải của sơ đồ.

Đối với các trạm biến áp cao thế, cũng như vận hành hệ thống điện nói chung có thể xuất hiện tình trạng sự cố thiết bị đường dây hoặc do chế độ làm việc bất thường của các phần tử trong hệ thống. Các sự cố này thường kèm theo dòng điện tăng lên khá cao và điện áp giảm thấp, gây hư hỏng thiết bị và có thể làm mất ổn định hệ thống. Các chế độ làm việc không bình thường làm cho điện áp và tần số lệch khỏi giới hạn cho phép. Nếu tình trạng kéo dài thì có thể xuất hiện sự cố lan rộng. Muốn duy trì hoạt động bình thường của hệ thống khi xuất hiện sự cố cần phải phát hiện càng nhanh càng tốt và cách ly nó ra khỏi phần tử bị hư hỏng. Nhờ vậy các phần tử còn lại mới duy trì được hoạt động bình thường và hạn chế được phần nào khi sự cố. Làm được điều này chính là hệ hống bảo vệ quá điện áp cho trạm.

2.1.1. Sơ đồ nối điện tự dùng của trạm

Điện tự dùng của trạm có cả điện xoay chiều cung cấp cho chiếu sáng, chạy các thiết bị chuyên dụng…và điện một chiều cung cấp cho các tủ điều khiển, nạp acquy cũng như đảm bảo hoạy động của 1 số thiết bị đo lường, bảo vệ. Dưới đây là sơ đồ nối điện tự dùng của toàn trạm.
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Hình 2.2. Sơ đồ nối điện tự dùng của trạm
Như trên sơ đồ, điện xoay chiều tự dùng được lấy từ C91 và C44 với mức điện áp 110 kV và 22 kV, thông qua một máy biến áp TD91 và TD44 để hạ xuống mức điện áp 0,4 kV phù hợp với các thiết bị dùng điện xoay chiều trong trạm.

Qua hai thanh cái PĐ 01 và PĐ 02, hệ thống cấp điện trực tiếp tới các thiết bị tiêu thụ: chiếu sáng, quạt mát, tủ điều khiển, ... Hai thanh cái này được nối với nhau bởi máy cắt liên lạc ABLL 630A.

2.1.2. Sơ đồ nối điện tự dùng một chiều
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Hình 2.3. Sơ đồ nối điện tự dùng 1 chiều
A. Thông số Máy biến áp: 

- Kiểu: OBD 250/460;  Công suất: 250/250/85 MVA; Điện áp: 225/115/23 kV;  

- Năm vận hành: 02/2007

- Hãng sản xuất: Pauwels- Bỉ sản xuất 

- Điện áp định mức: 225/115/23kV           Tần số: 50Hz

- Công suất định mức: 250.000/250.000/85.000 kVA

- Dòng điện định mức các cuộn dây: 

	Cuộn dây
	Điện áp ( V)
	Dòng điện (A)

	Cao áp
	Nấc 1
	247500
	583,2

	
	Nấc 2
	244688
	589,9

	
	Nấc 3
	241875
	596,7

	
	Nấc 4
	239063
	603,8

	
	Nấc 5
	236250
	611,0

	
	Nấc 6
	233438
	618,3

	
	Nấc 7
	230625
	625,9

	
	Nấc 8
	227813
	633,6

	
	Nấc 9A
	225000
	641,5

	
	Nấc 9B
	225000
	641,5

	
	Nấc 9C
	225000
	641,5

	
	Nấc 10
	222188
	649,6

	
	Nấc 11
	219375
	657,9

	
	Nấc 12
	216563
	666,5

	
	Nấc 13
	213750
	675,3

	
	Nấc 14
	210938
	684,3

	
	Nấc 15
	208125
	693,5

	
	Nấc 16
	205313
	703,0

	
	Nấc 17
	202500
	712,8

	Trung áp
	115000
	1255

	Hạ áp
	
	24150
	2032

	
	
	23575
	2082

	
	
	23000
	2134

	
	
	22425
	2188


	
	
	21850
	2246


- Tổ đấu dây: Y0  tự ngẫu / ∆ -11

- Nấc phân áp bộ điều chỉnh không điện: 5 nấc điều chỉnh: 23± 2x 2,5%  kV

- Điện áp ngắn mạch % ở 75 độ C ( Un%):
	Công suất định mức (KVA)
	Cuộn dây
	Vị trí nấc
	Điện áp ngắn mạch (Un%)

	250.000
	Cao/trung
	9/1
	10,27

	25000
	Cao/hạ
	9/3
	30,53

	25000
	Trung/hạ
	1/3
	17,9


- Tổn thất khi đầy tải ( PN%) ở 75 độ C:  

	Công suất định mức (KVA)
	Cuộn dây
	Vị trí nấc
	∆PN (W)

	250.000
	Cao/trung
	9/1
	330657


- Tổn thất không tải: Io = 0,03 %Iđm ở Uđm ;  Po = 57,797 kW.

B. Thông số kháng điện

1. Kháng TCR:
- Năm vận hành: 03/2009 ( thông số 1 pha)

- Loại: BKGKL-23/1645/213.16W

- Công suất định mức: 108 MVA

- Dòng điện định mức: 1645 A

- Điện áp định mức: 23 kV

- Tần số định mức: 50 Hz

- Điện cảm định mức: 26,26 mH

2. Kháng Bậc 3:          Năm vận hành: 03/2009 ( thông số 1 pha)

- Loại: LKGKL-23-725-8231W

- Dòng điện định mức/ Qđm: 725A/26064 kVA

- Điện áp định mức: 23 kV

- Tần số định mức: 50 Hz

- Điện cảm định mức: 8,231 mH

3. Kháng Bậc 5:          Năm vận hành: 03/2009 ( thông số 1 pha)

- Loại: LKGKL-23-580-3721W

- Dòng điện định mức/ Qđm: 580A/19210 kVA

- Điện áp định mức: 23 kV

- Tần số định mức: 50 Hz

- Điện cảm định mức: 3,729 mH

4. Kháng Bậc 7:          Năm vận hành: 03/2009 ( thông số 1 pha)

- Loại: LKGKL-23-445-344W

- Dòng điện định mức/ Qđm: 445A/15184 kVA

- Điện áp định mức: 23 kV

- Tần số định mức: 50 Hz

- Điện cảm định mức: 2,344 mH

C. Thông số tụ điện  

1. Tụ Bậc 3:
- Năm vận hành: 03/2009 

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC60871 – 1 (2005)

- Hãng sản suất: ABB Xi’an Rongxin electronic CO., LTD. China

- Loại: TALA-AMM 8.3-600-1W

- Công suất định mức: 26.064 KVar

- Điện áp định mức 1 bình: 8,3 KV

- Tần số định mức: 50 Hz

- Điện dung định mức: 27,7μF

- Số bình: 60 bình

- Công suất 1 bình: 600 KVar

2. Tụ Bậc 5:
- Năm vận hành: 03/2009

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC60871 – 1 (2005)

- Hãng sản suất: ABB Xi’an Rongxin electronic CO., LTD. China

- Loại: TALA-AMM 8.3-600-1W

- Công suất định mức: 19210 KVar

- Điện áp định mức 1 bình: 8,3 KV

- Tần số định mức: 50 Hz

- Điện dung định mức: 27,7μF

- Số bình: 48 bình

- Công suất 1 bình: 600 KVar

3. Tụ Bậc 7:          Năm vận hành: 03/2009

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC60871 – 1 (2005)

- Hãng sản suất: ABB Xi’an Rongxin electronic CO., LTD. China

- Loại: TALA-AMM 7.9-585-1W

- Công suất định mức: 15184 KVar

- Điện áp định mức 1 bình: 7,9 KV

- Tần số định mức: 50 Hz

- Điện dung định mức: 29,8 μF

- Số bình: 36 bình

- Công suất 1 bình: 585 KVar

D. Thông số chống sét van
1. Thông số cơ bản
	Loại Y10W-200/496 
	Loại Y10W-200/496
	Loại Y10W-200/496

	hãng PINGGAO - TQ
	hãng PINGGAO - TQ
	hãng PINGGAO - TQ

	Ur 200
	Ur 200
	Ur 200

	Umcov  156 
	Umcov  156 
	Umcov  156 

	In 10kA; 

Số phần tử: 02
	In  10kA; 

Số phần tử: 02
	In  10kA; 

Số phần tử: 02


2. Đặc tính của vỏ chống sét van
	Đường kính vỏ (mm)
	Chiều dài dòng điện rò (mm)
	Mức cách điện xung -BIL-1,2/50 (kV)
	Điện áp phóng điện ướt 50-60Hz - 2 giây (kV)
	Điện áp phóng điện ướt - quá áp thao tác (kV)

	6452
	2055
	1185
	545
	1015


3. Điện áp dư cực đại
	Điện áp dư - 8/20(s (kV)
	Điện áp dư - xung đóng cắt (kV)

	1.5kA
	3kA
	5kA
	10kA
	20kA
	40kA
	125A
	500A

	549
	577
	596
	627
	697
	818
	470
	502


2.2. MỘT SỐ THIẾT BỊ BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP 
2.2.1. Khe hở phóng điện

Khe hở phóng điện là thiết bị chống sét lan truyền đơn giản nhất gồm hai điện cực bằng dây thép đường kính 10mm thiết kế dạng sừng, một điện cực được nối với dây dẫn điện, điện cực còn lại được nối xuống đất qua khe hở phụ.
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Khoảng cách giữa điện cực gọi là khoảng cách bảo vệ, khoảng cách này phụ thuộc vào điện áp của mạng điện. Các điện cực nối vào cột (hoặc xà) được tiếp địa chung. Trang bị thêm khe hở phụ trên đường dây tiếp địa để tránh trường hợp khe hở chính bị nối liền.
Trong chế độ làm việc bình thường khe hở cách ly với phần tử mang điện (dây dẫn) với đất. Khi có sóng quá áp chạy trên đường dây, khe hở sẽ phóng điện và tản dòng điện xuống đất làm giảm quá điện áp.

Ưu điểm nổi bật của loại thiết bị này là đơn giản, rẻ tiền. 

Nhược điểm: Khe hở bảo vệ không có bộ phận dập hồ quang nên khi nó làm việc nếu dòng điện ngắn mạch chạm đất của lưới điện lớn thì hồ quang sẽ không tự dập tắt và ngắn mạch chạm đất kéo dài. Do đó loại này chỉ dùng bảo vệ đường dây trong các lưới có dòng điện ngắn mạch chạm đất bé (điểm trung tính cách điện hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang) hoặc khi có phối hợp với thiết bị tự động đóng lại (TĐL) để đảm bảo cung cấp điện liên tục.

2.2.2. Chống sét van có khe hở SiC
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Chống sét van gồm phần tử chính là chuỗi khe hở phóng điện có tác dụng chia cắt hồ quang thành nhiều đoạn ngắn để dễ dàng dập hồ quang và dùng điện trở không đường thẳng (điện trở phí tuyến) để hạn chế trị số dòng điện kế tục (dòng điện xoay chiều). 

+ Điện trở phi tuyến (Van chống sét) [2].

Vilit (điện trở phi tuyến) được làm bằng bột cacborun kỹ thuật (SiC), mặt ngoài hạt cacbôrun có màng mỏng SiO2 (dày khoảng 10-5 cm). Điện trở suất của bản thân hạt cacbôrun không lớn (1(.cm) và ổn định nhưng điện trở của màng mỏng phụ thuộc vào cường độ điện trường. Khi cường độ trường bé, điện trở suất của màng mỏng khoảng (106(108) (.cm nhưng khi trường tăng cao nó sẽ giảm rất nhanh và điện trở tổng của Vilit giảm tới mức điện trở của hạt cacbôrun. Trong các tấm Vilit, hạt bột được dính bằng keo thuỷ tinh lỏng sau đó được nung nóng ở nhiệt độ vài trăm độ.

Đặc tính của điện trở phi tuyến là đường đặc tính V-A được mô tả theo quan hệ:
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Trong đó: A là hằng số còn ( là hệ số van.

[image: image43.emf]
Đối với chống sét van loại này thì hệ số van ( = 0,13-0,3. Như vậy để cách ly được với điện áp pha của mạng điện thì loại chống sét van này thiết kế thêm chuỗi khe hở nối nối tiếp với các tấm điện trở phi tuyến để tránh dòng điện rò quá lớn qua chống sét van.

- Các tấm điện trở phi tuyến được chế tạo với đường kính khoảng 100-150mm và chiều cao khoảng 60mm (hình 2-4). Số tấm điện trở tăng theo cấp điện áp (cấp điện áp càng cao thì số tấm điện trở càng nhiều).

Khi có dòng điện lớn thông qua điện trở trong thời gian dài, lớp màng SiO2, có thể bị phá huỷ, do đó cần quy định các trị số cho phép về độ lớn cũng như thời gian duy trì của dòng điện.

Với tấm điện trở vilit (100mm có trị số cho phép của dòng điện xung kích dạng sóng 20/40(s là 10 KA. Đối với dạng sóng vuông góc có độ dài sóng 2000 (s thì trị số cho phép của dòng điện là 150A, điều đó chứng tỏ chống sét van không thể làm việc đối với phần lớn các loại quá điện áp nội bộ vì chúng thường kéo dài trong nhiều chu kỳ tần số công nghiệp. Trị số cho phép của dòng điện kế tục duy trì trong nửa chu kỳ tần số công nghiệp còn thấp hơn và không quá 100A (thường chỉ 80A).Nghĩa là khả năng thông thoát của loại chống sét van này bị hạn chế cho nên ít được áp dụng rộng rãi trong hệ thống điện mà chỉ để bảo vệ hoặc phối hợp với các thiết bị chống sét khác để bảo vệ cho các trạm biến áp và nhà máy điện.

+ Khe hở phóng điện.

[image: image44.emf]
- Trong từng khe hở thì điện cực dùng các tấm đồng cách ly bởi vòng đệm mika dày 1mm. Điện trường giữa các điện cực đạt được mức gần đồng nhất. Mặt khác, khi có điện áp trong kẽ khí giữa điện cực và lớp mika trường tăng (do hệ số điện môi của khí bé hơn so với của Mika) nên quá trình ion hoá xuất hiện sớm, có tác dụng cung cấp điện tử cho khoảng không gian giữa các điện cực... Các yếu tố trên tạo điều kiện cho quá trình phóng điện phát triển dễ dàng làm cho đường đặc tính V-S đạt được dạng bằng phẳng.

- Dùng chuỗi gồm nhiều khe hở ghép nối tiếp nhau. Về phương diện điện có thể xem nó như một chuỗi điện dung tương tự như sơ đồ của chuỗi cách điện. Điện áp xung kích phân bố không đều dọc theo chuỗi sẽ làm cho quá trình phóng điện kế tiếp xảy ra nhanh chóng trên tất cả các khe hở. Do đó trị số điện áp phóng điện có thể giảm tới mức ổn định (điện áp phóng điện một chiều) hoặc còn thấp hơn và đường đặc tính V- S sẽ có dạng tương đối bằng phẳng. Cũng với mục đích trên, trong loại chống sét PBBM còn thực hiện cách ghép thêm điện trở giá trị cao song song với một phần của chuỗi khe hở.
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Mỗi loại khe hở đều có một trị số giới hạn về dòng điện kế tục (dòng điện hồ quang) mà hồ quang có thể được dập tắt một cách chắc chắn ngay khi dòng điện qua trị số không lần đầu tiên. Đối với loại điện cực trong chống sét van trị số này khoảng (80(100)A. Xuất phát từ yêu cầu này và căn cứ vào trị số điện áp dập hồ quang để xác định số tấm điện trở (không đường thẳng) cần thiết. Điện áp dập hồ quang được lấy bằng điện áp pha lớn nhất trong lưới khi có ngẵn mạch chạm đất. Đối với (3(35)kV do có điểm trung tính cách điện đối với đất nên điện áp dập hồ quang lấy bằng trị số điện áp dây lớn nhất còn trong lưới 110kV trở lên do điểm trung tính trực tiếp nối đất nên chỉ bằng 0,8 điện áp dây lớn nhất. Các chống sét này được gọi là chống sét 80% để phân biệt với loại 100% dùng trong lưới 3 ( 35kV.
Quá trình làm việc của chống sét van bắt đầu từ việc chọc thủng chuỗi khe hở phóng điện và kết thúc bằng việc dập tắt hồ quang của dòng điện kế tục cũng ngay tại các khe hở này. Mỗi giai đoạn trên đều đề xuất yêu cầu riêng đối với khe hở. Giai đoạn đầu, khe hở phải có đường đặc tính V-S tương đối bằng phẳng để phối hợp với đường đặc tính V-S của cách điện.
+ Phạm vi sử dụng:
Chống sét van cấu tạo bằng SiC chỉ dùng để bảo vệ quá điện áp cho các thiết bị điện ở các nhà máy điện và trạm biến áp vì các lý do sau:

- Năng lực tháo sét của loại chống sét van dùng van SiC có khả năng thông thoát thấp được đặc trưng bởi đặc tính của vật liệu làm van.

- Độ bền nhiệt của loại này không cao thể hiện là cho phép trị số dòng điện qua chống sét van trong thời gian ngắn (Năng lực tháo sét bị giới hạn).

- Hệ số van ( tương đối cao cho nên phải có thêm chuỗi khe hở để cách ly hoàn toàn với điện áp pha của mạng với đất trong chế độ làm việc bình thường của mạng điện.

- Ngoài ra thì sự xuất hiện của các khe hở khí thì chống sét van loại này có thêm đường đặc tính V-S và có dạng tương đối bằng phẳng. Nhưng đối với đường dây trên không có đặc tính V-S rất dốc (do các khe hở cách điện là các điện cực thanh-thanh) cho nên việc sử dụng chống sét van để bảo vệ hoặc phối hợp bảo vệ với các dây chống sét cho các đường dây tải điện trên không là không thực hiện được hoặc không mang lại hiệu quả.

- Cấu trúc cồng kềnh, mỗi một chống sét có khối lượng lớn…

2.2.3. Chống sét van không khe ở ZnO 

2.2.3.1. Giới thiệu chung
Chống sét van được sử dụng để bảo vệ chống quá điện áp khí quyển và quá điện áp nội bộ xuất hiện do sự cố chạm đất hay do thao tác đóng cắt mạch điện. Từ giữa những năm 1970 chống sét van (SIC) là một trong những loại thiết bị chống quá điện áp khí quyển tiên tiến nhất. Nhưng, về mặt chế tạo vật liệu phi tuyến trong những năm đó vẫn còn hạn chế nên dẫn đến loại chống sét này vẫn bộc lộ một số những nhược điểm nên không sử dụng để bảo vệ quá điện áp cho những đường dây truyền tải điện.

Từ cuối những năm 1970 chống sét van ôxit kim loại ZnO được giới thiệu và nó đã khắc phục được một số nhược điểm của công nghệ chống sét cũ.Mức bảo vệ của chống sét van loại này được chế tạo chính xác hơn. Chống sét van ZnO được thiết kế bằng cách mắc song song nhiều điện trở phi tuyến trong một chống sét, với đặc tính rất phi tuyến loại chống sét này không cần sự có mặt của chuỗi khe hở khí và nó cho phép nối trực tiếp với điện áp pha mà dòng điện rò qua chống sét không vượt quá 10mA,mặt khác năng lực thoát của chống sét van cao hơn.

Trong những năm 1980 và đầu những năm 1990, vật liệu chế tạo chống sét van ZnO đã chịu được điện áp cao hơn, khả năng hấp thụ năng lượng và cường độ chịu dòng ngắn mạch tốt hơn. Đồng thời khi đó đã có vật liệu Polyme nên vật liệu vỏ gốm sứ truyền thống của chống sét van đã được thay thế bằng vật liệu Polyme này [15]. Cuối những năm 1990 rất nhiều nhà máy trên thế giới đã chế tạo vỏ chống sét van bằng Polyme với thành phần cao su Silicon, thành phần này ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường như ô nhiễm, bức xạ, nóng, ẩm…

Vào cuối những năm 1980 thì chống sét van vỏ Polyme mới chỉ được chế tạo tới điện áp 145kV, nhưng ngày nay nó đã được chế tạo tới điện áp 550kV.

2.2.3.2. Cấu tạo
Những bộ phận quan trọng của van chống sét ZnO :

- Điện trở phi tuyến ZnO. 

- Những phần bên trong. 

- Vật liệu vỏ là gốm sứ hoặc Polyme. 

- Vòng đẳng thế (grading ring).

- Bộ phận cách ly của chống sét van.

- Đầu thoát khí để giảm áp suất (chống sét van vỏ Polyme không cần thiết bị này).

· Điện trở phi tuyến ZnO :

Vật liệu làm điện trở phi tuyến là oxít kẽm ZnO được ép thành dạng bánh. Thành phần có trong điện trở phi tuyến bao gồm 90% là ZnO và 10% là các ôxit kim loại khác và chất phụ gia. Sau khi đã được ép, các khối này sẽ được nung trong lò ở nhiệt độ 1100(12000 C trong vài giờ. Trong khi nung thì bột ôxit sẽ chuyển hoá thành một khối gốm sứ đặc có các đặc tính phi tuyến. Các chất phụ gia sẽ định hình thành các lớp bên trong xung quanh ôxit kẽm, các lớp này làm thành các biến trở có đặc tính phi tuyến. Nhôm được ứng dụng trên các bề mặt phía đầu của các biến trở (Varistor) để cải thiện khả năng dẫn dòng và tiếp xúc tốt giữa các bề mặt của các tấm khi mắc nối tiếp với nhau.Tấm điện trở còn được bọc một lớp cách ly chống lại sự nối tắt của hồ quang ra phía ngoài các tấm điện trở.

[image: image46.emf]
Với đặc tính V-A của các điện trở phi tuyến này có hệ số van rất nhỏ ( = 0,02-0,03 cho nên chống sét van loại này có thể nối trực tiếp với các dây dẫn pha mà không cần sự có mặt của chuỗi khe hở. Cũng vì lý do đó mà chống sét van không khe hở (ZnO) chỉ có đặc tính V-A mà không có đặc tính V-S cho nên có khả năng bảo vệ quá điện áp cho các đường dây tải điện trên không, trạm biến áp cũng như các nhà máy điện. Đảm bảo dòng điện rò qua chống sét van nhỏ hơn 10mA dưới tác dụng của điện áp pha. Nghĩa là điện trở của các tấm  ZnO dưới tác dụng của điện áp pha làm việc có giá trị khá cao và rất nhỏ khi có quá điện áp trên đường dây. Điều đó đặc biệt quan trọng khi chúng được bảo vệ cách điện của các thiết bị trong trạm biến áp cũng như nhà máy điện vì so với loại chống sét van có khe hở (SiC) thì loại này có điện áp dư nhỏ hơn.

Chống sét van có vỏ gốm sứ thường chứa một lượng lớn không khí khô hoặc khí trơ trong (chống sét van vỏ Polyme không thiết kế bộ phận xả hơi giảm áp suất). Như vậy sẽ kéo theo về cấu tạo của các bộ phận bên trong của hai loại chống sét van có khác nhau:

- Chống sét van vỏ gốm sứ có chứa khí bên trong, khi dẫn dòng điện kế tục sẽ làm tăng áp suất bên trong chống sét van, khi đó bộ phận xả hơi của chống sét van phải được làm việc để giảm áp suất trong chống sét van tránh cho nó không bị phá huỷ. 

- Để ngăn ngừa hồ quang bên trong chống sét van trong chế độ làm việc bình thường thì yêu cầu khoảng cách giữa các khối cột ZnO và chất cách điện phải đủ rộng để đảm bảo không xảy ra phóng điện.

- Các chống sét van vỏ Polyme được thiết kế 3 cách sau: thiết kế kiểu mở, thiết kế kiểu kín và thiết kế hình ống với một khe hở khí hình vòng.

Vỏ chống sét van truyền thống được làm bằng sứ nhưng xu hướng ngày nay sử dụng cách điện Polyme và chúng đã được dùng cho các lưới trung áp, cao áp và cả siêu cao áp. Vật liệu Polyme được chọn để thay thế cho gốm sứ là vì :


+ Polyme chịu được trong những khu vực bị ô nhiễm.


+ Chịu dòngđiện ngắn mạch tốt hơn. 

+ Trọng lượng nhẹ và có độ bền cao.

+ Mềm mại nên có thể chống va đập.

Chống sét van vỏ Polyme được làm từ 6 modul mắc nối tiếp với nhau. Mỗi modul bao gồm một cách điện cao su Silicone. Bên trong có cấu trúc kiểu khung nên có độ bền cơ khí cao và kiểm soát được giá trị dòng điện ngắn mạch trong trường hợp quá tải chống sét van.

Cao su Silicon được đưa vào sử dụng từ những năm 1990 và đã được chứng minh là vật liệu tốt nhất cho tất cả các chống sét van điện áp cao dùng ngoài trời. Cao su Silicon duy trì tính kỵ nước tự nhiên trong toàn bộ thời gian hoạt động của nó, tính kỵ nước này làm cho nó có dòng rò bề mặt thấp nhất so với những chống sét van khác. Đặc tính này của cao su Silicon làm chống sét van có chiều dài ngắn hơn, nhẹ hơn và có độ bền tốt hơn. Ngoài ra còn có thêm một vật liệu khác được bổ sung thêm vào để làm tăng độ bền cơ khí cho chống sét van Polyme đó là các sợi thuỷ tinh. Sợi thuỷ tinh được đúc trực tiếp bên trong cách điện cao su, lớp giữa sợi thuỷ tinh và cách điện cao su được đổ dầu hoặc mỡ (thường là Silicon), điều này làm cho chống sét van có độ bền cao và ngăn ngừa được không khí, hơi ẩm xâm nhập vào chống sét van nên chịu được ô nhiễm rất tốt, có tuổi thọ cao, phù hợp với sử dụng ngoài trời.

Khoảng cách phóng điện bề mặt của chống sét van vỏ Polymer là 27 mm/kV (tương ứng tiêu chuẩn IEC loại 3). Trọng lượng của chống sét van vỏ Polyme (bao gồm cả các vòng đẳng thế) thường được chỉ xấp xỉ bằng 1/3 trọng lượng của chống sét van vỏ gốm sứ tương đương.

Các chống sét van với điện áp từ 145kV trở lên thường được trang bị một hoặc một vài vòng bằng thép được gắn trên đỉnh và dọc xuống thân chống sét van. Tác dụng của các vòng đẳng thế là phân bố lại điện thế trên suốt chiều dài của chống sét van. Ngoài ra với các hệ thống siêu cao áp thì các vòng đẳng thế được sử dụng để ngăn ngừa hồ quang bên ngoài từ các điện cực nối chống sét van với đường dây

2.2.3.3. Phạm vi sử dụng
Những ưu điểm vượt trội của loại chống sét van ZnO so với loại chống sét van SiC cả về đặc tính điện, cơ khí, tuổi thọ... cho phép loại chống sét van này dùng để bảo vệ cho các thiết bị điện trong Trạm biến áp, nhà máy điện và đường dây cáp và đường dây trên không ở các cấp điện áp từ Trung, Cao và Siêu cao áp (đối với mạng có trung tính cách điện, nối đất qua cuộn dập hồ quang hay trong mạng có trung tính trực tiếp nối đất). 

Hệ số phi tuyến của các chống sét van thấp hơn 10 lần so với loại dùng SiC. Năng lượng hấp thu lớn, trọng lượng nhẹ... cho phép việc sử dụng chống sét van ZnO để bảo vệ quá điện áp cho đường dây tải điện (quá điện áp khí quyển và quá điện áp nội bộ). Ngoài ra chống sét van ZnO có độ tin cậy cao khi làm việc ở các khu vực có khí hậu đặc biệt như bờ biển, sa mạc hoặc các khu công nghiệp bị ô nhiễm.

Ngoài phạm vi sử dụng kể trên chống sét van ZnO còn bảo vệ được các đối tượng cụ thể như sau:


+ Các thiết bị trong những khu vực động đất hoặc ô nhiễm nặng.


+ Các động cơ nhạy cảm với các xung điện áp và các máy biến áp.


+ Các máy phát điện trong nhà máy điện.


+ Thiết bị đóng cắt cao áp.


+ Bảo vệ Thyristor trong đường dây truyền tải cao áp 1 chiều.


+ Các thiết bị bù tĩnh.


+ Hệ thống sét ở sân bay.


+ Các lò nung chảy thuỷ tinh bằng điện và nung kim loại công nghiệp.


+ Vỏ cáp cao áp.


+ Các bộ dụng cụ kiểm tra ở phòng thí nghiệm.

Trong những năm gần đây, với yêu cầu bảo vệ chống quá điện áp cho các đường dây tải điện cao áp và siêu cao áp thì loại chống sét van vỏ polyme với ưu điểm gọn nhẹ nên đã được thiết kế phù hợp cho ứng dụng lắp đặt ngoài trời trên những đường dây này. 

Khi lắp đặt chống sét van cho đường dây ngoài việc bảo vệ quá điện áp cho đường dây để giảm suất cắt, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện bằng cách hạn chế các phóng điện trên cách điện đường dây do quá điện áp khí quyển hay quá điện áp nội bộ gây lên mà còn giảm được những sức ép của quá điện áp với cách điện đường dây dẫn đến tăng tuổi thọ của cách điện. 

- Giảm biên độ của các sóng quá điện áp truyền từ đường dây vào trạm biến áp và các nhà máy điện. Giảm nhẹ điều kiện làm việc của các chống sét van đặt trong trạm biến áp.

- Thay thế cho các dây chống sét trong mạng điện có trung tính trực tiếp nối đất khi đi qua những vùng có điện trở suất của đất cao hoặc đối với các đường dây có chiều cao lớn khi đó hiệu quả bảo vệ của dây chống sét bị hạn chế.

Kết luận

Trạm điện 220 kV Thái Nguyên đã đáp ứng đủ yêu cầu cung cấp điện trong những năm gần đây, trạm đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối điện miền Bắc. Tuy nhiên đặt ở vị trí  đặc biệt, có mật độ sét lớn, hệ thống đường dây dài phân phối trung áp, phụ tải thường xuyên thay đổi.., thường xuyên xảy ra quá điện áp. Chính vì vậy việc nghiên cứu để đảm bảo cho trạm vận hành an toàn là rất cần thiết. 

Từ việc phân tích hiện trạng của trạm biến áp, luận văn nghiên cứu giải pháp bảo vệ quá điện áp nội bộ cho TBA 220 kV Thái Nguyên dựa trên phần mềm mô phỏng ATP – EMTP được trình bày ở Chương 3.

Chương 3: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ATP-EMTP
3.1. TỔNG QUAN

Chương trình phân tích quá độ điện từ EMTP (Electro-Magnetic Transients Program) chương trình nghiên cứu quá độ điện từ, đã được công nhận là một trong những công cụ phổ biến để mô phỏng các hiện tượng về điện - cơ cũng như các hiện tượng về điện từ trong hệ thống điện. Hiện nay, chương trình EMTP được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, là một trong những dụng cụ phân tích hệ thống rất linh hoạt và hiệu quả. Trong nhiều trường hợp nó có khả năng thay thế mô hình vật lý với những thiết bị rất đắt tiền.

Với sự tài trợ của Công ty điện lực Mỹ BPA (Bonnerille Power Adminitration) chương trình EMTP đã được phát triển và ứng dụng rộng rãi từ đầu những năm 1970. EMTP được chính thức thương mại hoá từ năm 1984. Tại châu Âu, câu lạc bộ EMTP đã ra đời và đóng trụ sở tại Bỉ.

Khi mới phát triển, EMTP chỉ bao gồm những mô đun đơn giản chủ yếu dùng để tính toán quá trình quá độ điện từ trong hệ thống điện. Theo thời gian, EMTP đã phát triển nhanh chóng với sự đóng góp của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Ngày nay EMTP cho phép tính toán các quá trình quá độ điện cơ cùng với những mô đun tính toán xác lập, tương đương hoá hệ thống và các phần tử phi tuyến khác nhau.

EMTP cho phép tính toán các thông số hệ thống điện trong chế độ quá độ ở miền thời gian. Các bài toán sau đây thường được giải quyết nhờ chương trình EMTP:

· Hành vi các thiết bị điều khiển trong hệ thống điện

· Đóng cắt điện kháng, máy biến áp và tụ điện.

· Đóng và tự đóng lại đường dây.

· Đóng cắt máy cắt đồng thời hoặc không đồng thời.

· Đóng điện dung

· ổn định quá độ

· Sa thải phụ tải.

· Phân tích sóng hài, cộng hưởng lõi từ, dao động sắt từ.

· Chống sét

· Quá điện áp thao tác, quá điện áp khí quyển, quá điện áp phục hồi.

· Nghiên cứu quá điện áp bằng xác suất thống kê.

· Kiểm tra các thiết bị rơle bảo vệ

· Quá trình quá độ thao tác và ngắn mạch.

· Mô phỏng máy điện, khởi động động cơ.

· Mô phỏng các thiết bị FACTS như : SVC, STATCOM, TCSC.

· ứng dụng điện tử công suất mô phỏng hệ thống điều khiển,….

3.2. Ngoài ra, EMTP còn có khả năng chuyển các kết quả ở miền thời gian về miền tần số và phân tích hệ thống nhiều pha ở chế độ xác lập.
3.3. CÁC MODUL CỦA CHƯƠNG TRÌNH ATP VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
Chương trình ATP nghiên cứu sự biến thiên của các thông số trong hệ thống điện theo thời gian, đặc biệt là trong các quá trình quá độ điện từ trong hệ thống điện. Dựa trên quy tắc tích phân hình thang, các phương trình vi phân của hệ thống được giải trong một khoảng thời gian. Điều kiện ban đầu có thể xác định tự động bằng cách giải bài toán ở chế độ xác lập hoặc được đưa vào bởi người sử dụng đối với các phần tử đơn giản.

ATP có nhiều mô hình mô phỏng bao gồm máy điện quay, máy biến áp, chống sét van, đường dây và cáp truyền tải. Chuơng trình này có khả năng kết nối với chương trình phân tích quá độ của hệ thống điều khiển - Transients Analysis of Control Systems (TACS)  và ngôn ngữ mô phỏng MODELS cho phép mô phỏng hệ thống điều khiển của các phần tử.

Chương trình cho phép mô phỏng các chế độ vận hành và chế độ sự cố đối xứng và không đối xứng như ngắn mạch, phóng điện sét và các loại thao tác đóng cắt gây nên quá điện áp nội bộ.

Trong thư viện của ATP bao gồm những thành phần sau đây:

-  Mạch đơn hay kép tuyến tính được thay bằng những thông số tập trung R, L, C.

- Đường dây tải điện trên không và cáp có thông số phân bổ rải.

- Điện trở và điện cảm tuyến tính.

- Những phần tử phi tuyến: Máy biến áp có kể tới hiện tượng bão hoà và từ trễ, chống sét van (có hoặc không có khe hở).

- Thiết bị đóng cắt (máy cắt) phụ thuộc thời gian hay điện áp, đóng cắt thống kê.

- Van (Diot, Thyristors, Triacs) điều khiển đóng cắt.

- Nguồn: Bước, dốc, hình sin, hàm số mũ (quá áp khí quyển), mô hình TACS.

- Máy điện quay: máy đồng bộ 3 pha.

- Những phần tử do người dùng định nghĩa bao gồm MODELS tương tác.

3.2.1. Tổ hợp các modul trong ATP
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- ATP control center: phần mềm trung tâm điều khiển các thành phần.
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- ATPdraw: chương trình chạy trên nền Windows với giao diện đồ hoạ trực quan, dễ sử dụng, là phần mềm để tạo mạch mô phỏng quá độ. Trong đó có rất nhiều mô phỏng sẵn có về các phần tử trong hệ thống điện. Ngoài ra người sử dụng còn có thể tạo ra được các mô phỏng mới nhờ ngôn ngữ MODELS  của chương trình.
Hình 3.2. Phần mềm ATPDraw
- GTPPlot: là phần mềm tính toán dữ liệu xuất ra từ ATPdraw nhưng thực thi trên nền DOS.
- PlotXY:chương trình vẽ đồ thị trên nền Win32. Có khả năng mô phỏng kết quả đo và tính toán của chương trình ATP-EMTP trước đó và có thể vÔ tối đa 8 đường cong dòng điện, điện áp… trên cùng một đồ thị bằng các phép tính đại số hay phân tích chuỗi Furier. 
Ngoài ra còn có một số chương trình đồ hoạ kèm theo chạy trên nền DOS hay Windows từ dữ liệu tạo bởi chương trình ATPdraw.
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Hình 3.2. Dữ liệu tạo bởi chương trình ATPDraw
3.2.2. Những modul mô phỏng của ATP
MODELS là một ngôn ngữ mô tả mạch điều khiển bất kỳ có sự hỗ trợ bằng những công cụ mô phỏng trong việc thiết kế hay nghiên cứu các tham số điện của hệ thống biến thiên theo thời gian:

- Mô tả mỗi mô hình có sử dụng các định dạng tự do, các phần tử do chương trình có sẵn.

- MODELS  trong ATP cho phép thiết lập những phần tử không có trong thư viện mà do người dụng tự định dạng.

- Như một công cụ được lập trình đa dụng, MODELS có thể mô phỏng những kết quả trong miền tần số hay trong miền thời gian.

TACS là một môđun mô phỏng trong miền thời gian của những hệ thống điều khiển với những đối tượng  sau:

- Điều khiển bộ biến đổi HVDC.

- Hệ thống kích từ của máy phát đồng bộ.

- Các linh kiện điện tử và truyền dẫn.

- Góc điện bao gồm máy cắt và góc sự cố.

Supporting routines là các tiện ích mà chương trình có thể hỗ trợ để nhập các thông số cho các phần tử trong hệ thống điện hay các mạch điện khác, cho tới việc tính toán những thông số cho đường dây truyền tải trên không và cáp và mô phỏng kích thước hình học của chúng một cách trực quan. Những mô đun hỗ trợ trong ATP bao gồm:

- Tính toán các tham số điện của đường dây truyền tải trên không và cáp bằng mô đun LINE CONSTANTS, CABLE CONSTANTS và CABLE PARAMETERS.

- Tần số nguồn phụ thuộc các loại đường dây và thông số nhập có thể là (Semlyen, ma trận J.Marti, mô hình nhánh-nút Noda line).

- Tính toán thông số máy biến áp loại (XFORMER, BCTRAN).

- Biến đổi phù hợp với bão hoà từ và từ trễ.

Có thể chia các phần tử được mô phỏng của hệ thống điện thành các bộ phận chính là: nguồn, nhánh, mạch ngắt, mạch điều khiển và máy điện.

Chương trình EMTP cho phép mô phỏng các hệ thống điện lớn, phức tạp với quy mô kích thước cực đại như bảng sau (đối với phiên bản hiện tại) :

Bảng 3.1.Khả năng mô phỏng của ATP

	Số lượng nút
	6000

	Số lượng nhánh
	10000

	Số lượng mạch ngắt
	1200

	Số lượng nguồn
	900

	Số lượng phần tử phi tuyến
	2250

	Số lượng máy điện 3 pha
	90


3.4. CHƯƠNG TRÌNH ATPDraw 
3.3.1. Phần tử đo lường (Probes & 3-phase)
Phần tử đo lường bao gồm các phần tử đo:

- Đo lường điện áp nút, nhánh, dòng điện và theo dõi TACS.

- Phần tử hoán vị pha.

- Bộ tách 3 pha thành một pha.

- Bộ chỉ thứ tự pha ABC/DEF.

3.3.2. Nhánh (Branches)

- Nhánh tuyến tính đơn R, L, C 1 pha và 3 pha.
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Bảng 3.2. Nhánh tuyến tính đơn R,L,C 1pha và 3pha
- Nhánh phi tuyến: 1 pha phi tuyến R, L. 1 pha và 3 pha MOV kiểu 93, 96 và 98 phi tuyến với điều kiện đầu.
[image: image51.png]LinefCable Data:

Modsl Data
Phine.[Fin Row [Resis Moz [Viower [vmid
B & R s G N
U 0.041 0113 0.0747 8 %3 2
22 oot 0 om0 %2 2
ENERNCE] 0ma oo 8 %2 2
Tl o 007 4 2% u »
50 o 07 o 25 w2
Add ow Delete lastrow | | 4| Move
0K | Corcel | import | Saveds | RunatP| View | veiy | Edtieon | Hep




Bảng 3.3. Nhánh phi tuyến
3.3.3. Đường dây trên không/cáp (Lines/Cables)

- Thông số tập trung hình ( (kiểu 1,2) và nhánh RL nối tiếp (kiểu 51, 52).
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Bảng 3.4. Thông số tập trung
- Thông số phân bố có tham số không phụ thuộc tần số
Bảng 3.5. Thông số phân bố có tham số không phụ thuộc tần số
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- LCC đường dây và cáp có thể chọn từ 1 đến 9 pha.
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Bảng 3.6. Thông số phân bố có tham số không phụ thuộc tần số
- Ngoài ra trong thư viện của ATPDraw không phải là các phần tử trên thì có thể nhập thông số đường dây/cáp từ file khác.

3.3.4. Chuyển mạch (Switches)
Bảng 3.7. Chuyển mạch
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- Thời gian và điện áp điều khiển, chuyển mạch điều khiển thời gian 3 pha.

- Diot, thyristor, triac.

- TACS đơn điều khiển đóng, cắt.

- Chuyển đổi đo lường.

- Chuyển đổi hệ thống và thống kê.

3.3.5. Nguồn (Sources)

Chương trình ATPDrawsử dụng hai loại nguồn là nguồn điện tĩnh và nguồn điện động. Nguồn điện tĩnh là dạng nguồn điện cho trước giá trị biên độ (điện áp hoặc dòng điện), góc pha, thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Nguồn điện động là các dạng máy điện quay (đồng bộ hay không đồng bộ).

- Nguồn một chiều và xoay chiều, 3 pha xoay chiều.

- Nguồn hình thang.

- Nguồn dạng răng cưa. (Ramp function).

- Nguồn sét (Surge sources).

- Nguồn điều khiển TACS.
Bảng 3.8. Nguồn điều khiển TACS
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3.3.6. 
Máy biến áp điện lực (Transformers)
- Máy biến áp 1 pha và 3 pha lý tưởng.

- Máy biến áp một pha.

- Máy biến áp 3 pha hai cuộn dây và  ba cuộn dây.

- Máy biến áp tự ngẫu một pha, 3 pha 2 và 3 cuộn dây.

Bảng 3.9. Máy biến áp điện lực
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3.3.6.  Phần tử tần số (Frequency compornent)
- Nguồn sóng hài, cho việc nghiên cứu tần số quét sóng hài.

- Nguồn tần số một pha và ba pha phụ thuộc tải định dạng CIGRÉ.
- Phần tử RLC một pha với tần số phụ thuộc tham số

Bảng 3.10. Phần tử tần số
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Kết luận
- Chương trình mô phỏng ATP-EMTP là một công cụ tính toán và phân tích hệ thống một cách chính xác, linh hoạt và hiệu quả chế độ làm việc bình thường hay chế độ quá độ của một hay nhiều phần tử trong hệ thống điện. Ngoài ra chương trình còn có khả năng phân tích các các linh kiện, hay mạch điện tử bất kỳ bằng những modul được thiết lập sẵn trong chương trình. 

- Ngoài các Modul được lập trình sẵn, thì người sử dụng còn có thể đưa vào chương trình những phần tử mới (do người dùng đặt)

- Giao tiếp giữa người và máy qua chương trình bằng các công cụ, menu, hộp thoại hay cửa sổ nên chương trình tương đối linh hoạt và thân thiện với người dùng.

- Các hiện tượng vật lý trong hệ thống điện được ATP-EMTP tính toán và mô phỏng gần như với thực tế, nên chương trình này có vai trò rất quan trọng trong công tác tính toán, phân tích, thiết kế và vận hành hệ thống điện.
Chương 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ LỚN CỦA QUÁ ĐIỆN ÁP 
VÀ CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ QUÁ ÁP
4.1. MÔ PHỎNG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRẠM BIẾN ÁP BẰNG ATPDraw

1.1.1. Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp 220 Kv
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Trạm 220kV Thái Nguyên nhận điện từ hai nguồn: nguồn 220 kV từ phía Tuyên Quang và nguồn điện mua từ Trung Quốc. Như trên sơ đồ nhất thứ, có thể thấy nguồn 220 kV phía Trung Quốc được đưa về theo đường Hà Giang 1, 2 qua AT2. Trên xuất tuyến này có đặt bộ bù dọc T202. Ngoài ra,trạm còn kết nối với hệ thống 220 kV tại các điểm nút Sóc Sơn, Bắc Giang. Hai thanh cái C22 và C21 làm việc độc lập C22 nhận điện Trung Quốc cấp cho máy biến áp AT2 và C21 nhận điện từ lưới truyền tải Việt Nam cấp điện cho AT1. 

Hình 4.1. Sơ đồ trạm biến áp 220 kV
Thông số kỹ thuật phục vụ nghiên cứu cho trong phụ lục 1.
1.1.2. Mô hình trạm biến áp 220 kV trong ATPDraw

Như đã giới thiệu trong mục 4.1.1, hai hệ thống thanh cái C21 và C22 làm việc độc lập. Cho nên trong nghiên cứu này sẽ xem xét các mạch riêng biệt. 

- Mạch 1 bao gồm máy biến áp tự ngẫu AT1 và các xuất tuyến Thái Nguyên - Sóc Sơn, Thái Nguyên - Tuyên Quang và Thái Nguyên - Bắc Giang.

- Mạch 2 bao gồm Máy biến áp tự ngẫu AT2 và các xuất tuyến Thái Nguyên - Hà Giang 1, 2.
1.1.2.1. Quá điện áp do đóng đường dây Thái Nguyên – Sóc Sơn
a. Mô hình mạch 1
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Hình 4.2. Mô hình mạch
b. Nguồn điện áp thanh góp phía Sóc Sơn, Bắc Giang và Tuyên Quang
Thanh cái 220kV của trạm biến áp phía Sóc Sơn, Bắc Giang và Tuyên Quang được coi là nguồn Hệ thống có công suất vô cùng lớn (SHT = (). Nghĩa là trong quá trình quá độ thì điện áp trên thanh cái 220kV là không đổi với  XHT = 0.
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- U/I: lựa chọn giữa nguồn điện áp hay nguồn dòng điện.


Nếu lấy giá trị: 0 là nguồn điện áp.




   1 là nguồn dòng điện.

- Amp: là biên độ điện áp pha của nguồn được xác định bằng biểu thức sau: 
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-f: là tần số nguồn điện đo bằng lấy f= 50Hz.

-Pha: là góc pha ban đầu của nguồn tính bằng độ hoặc giây phụ thuộc vào giá trị A1.


A1 = 0: góc pha đầu tính bằng độ.

A1 > 0: góc pha đầu tính bằng giây.

Có thể biểu diễn thông số nguồn dưới dạng hàm số như sau:


f(t) = Amp.cos(2.(.f.t + pha).

Trong đó : f(t) là nguồn dòng điện hay điện áp nhận trị số (0, 1)

-Tstart: là thời điểm tại đó nguồn bắt đầu hoạt động tính bằng giây (Tstart =-1).

-Tstop: là thời điểm tại đó nguồn ngừng hoạt động tính bằng giây (Tstart =1).

Chú ý: 
- Pha A được chọn làm gốc và các pha B, C vượt trước một góc -1200, 1200.

- Nếu tính góc pha đầu theo giây thì các pha A, B, C như sau (A>0) : 0, -1/(3f), 1/(3f).

- Điểm trung tính của nguồn luôn được nối đất trong mọi trường hợp.

c. Đường dây 220kV

* Mô hình đường dây trong chương trình ATPDraw

Đường dây tải điện trên không được thay thế bằng nhánh LCC như hình. Đây là mô hình đường dây có thông số rải với các thông số phụ thuộc tần số với ma trận truyền không đổi. Mô hình này mô phỏng đầy đủ các thành phần tổng trở dọc đường dây, tổng dẫn ngang của đường dây trên một đơn vị dài.
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Thông số trong mô hình đường dây tải điện trên không:

- Model:

Bergeron: Tham số không đổi KCLee hay mô hình Clark.

PI:
Thay thế hình PI dùng cho các đường dây ngắn.

JMarti:
Mô hình phụ thuộc tần số với ma trận biến đổi hằng.

Noda:
Mô hình phụ thuộc tần số sử dụng với cáp.

Semlyen:
Mô hình phụ thuộc tần số làm tròn dùng cho cáp. 

- System type: 

Được chọn là đường dây truyền tải điện trên không 3 pha - Overhead line

Transposed: nếu được kiểm thì các pha sẽ hoán vị và ma trận chuyển đổi dòng áp của đường dây sẽ hoàn toàn đối xứng.

Auto bundling: nếu mục này được kiểm là đường dây phân pha.

Skin effect: có tính đến hiệu ứng bề mặt của dây.

Seg. ground: dây chống sét được nối đất theo từng đoạn.

Real trans. matrix: ma trận chuyển đổi được giả thiết chủ yếu là phần thực, còn phần ảo có giá trị không đáng kể.
- Standard data: 

Rho (ohm.m): điện trở suất của đất.

Đối với đường dây đi qua tỉnh Bắc Giang và Sóc Sơn có địa hình tương đối bằng phẳng chủ yếu là ruộng cấy lúa và trồng hoa mầu, có một phần đồi thấp nên có điện trở suất của đất nằm trong khoảng 200-300(.m, một số vị trí nằm trên đồi có điện trở suất của đất lên tới 500(.m.

Tuyến dây đi qua địa phận tỉnh Thái Nguyên có địa hình trung du, đồi thấp điện trở suất của đất từ 300-400(.m một số điểm trên đồi tới 500(.m và lớn hơn [5].

Vì vậy, một cách tương đối ta chọn điện trở suất của đất là 400(.m.

Freq. init (Hz): Tần số mà những đường dây được tính toán trong (Bergeron và PI)hay điểm tần số thấp hơn (JMarti, Semlyen và Nod).
Length (km) : chiều dài của đoạn đường dây khảo sát.
* Nhập thông số cho các đoạn đường dây

Ph.no: Số thứ tự của pha là 1, 2, 3. Dây chống sét được ký hiệu là số 0.

Rin: Bán kính trong của dây dẫn hoặc dây chống sét (cm). 

Rout: Bán kính ngoài của dây dẫn hoặc dây chống sét (cm).

Resis: điện trở của dây dẫn trên 1 đơn vị chiều dài có tính đến hiệu ứng mặt ngoài của dây ((/km/DC).

Horiz: khoảng cách ngang giữa các pha, một pha được chọn làm gốc (m).

Vtower: chiều cao thẳng đứng của cột tính từ mặt đất (m)

Vmid: chiều cao thẳng đứng ở giữa khoảng vượt (m) (kể đến độ võng của dây).

Separ: khoảng cách giữa các dây phân pha.

Alpha: vị trí góc của các dây dẫn trong 1 pha (tính ngược chiều kim đồng hồ so với trục hoành).

NB: Số dây dẫn trong 1 pha.

- Đoạn Thái Nguyên - Sóc Sơn: 

Có tổng chiều dài 40km. Thông số kỹ thuật cho trong phụ lục 1. Đối với đoạn đường dây này được chọn làm đối tượng nghiên cứu chính. Với các thông số của đường dây được nhập vào chương trình như hình:
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Hình 4.5. Thông số kỹ thuật đường dây trong mô hình ATPDraw
- Đoạn Bắc Giang - Thái Nguyên: 

Có tổng chiều dài 62,62 km. Thông số kỹ thuật cho trong phụ lục 1
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Hình 4.6. Thông số kỹ thuật đường dây trong mô hình ATPDraw
d. Máy cắt điện

* Máy cắt phía Thái Nguyên
Trong thực tế, thao tác đóng cắt máy cắt có thể xảy ra trường hợp các tiếp điểm của ba pha tiếp xúc đồng thời hoặc không đồng thời. Chương trình ATP-EMTP cho phép mô tả trạng thái đóng cắt của máy cắt, theo đó có thể mô phỏng quá trình đóng cắt đường dây trong các trường hợp đóng cắt đồng thời hoặc không đồng thời. 
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- Đặt thời gian khảo sát đóng đồng thời cho máy cắt Statistic SwichvàSwich time 3 pha.

- Đặt thời gian khảo sát đóng không đồng thời với độ lệch tiêu chuẩn Dev. 0,002sec :
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- Trong trường hợp đóng đồng thời (tiếp điểm trên cả ba pha đóng cùng một thời điểm) thì thời gian trễ của pha B và pha C được chọn bằng 0.
Chú ý: Trong trường hợp này tiếp điểm máy cắt trên các pha phía Thái Nguyên phải được chọn là Master trong mục Switch type của ATPDraw.
* Máy cắt phía Sóc Sơn
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Đối với máy cắt hoà đồng bộ phía Sóc Sơn ta dùng loại máy cắt 3 pha có các thông số đặt như sau :

Trong đó:

T-cl: là thời gian đóng máy cắt của các pha có thể nhận các giá trị -1 và lớn hơn 0. Khi T-cl = -1: có nghĩa tiếp điểm máy cắt của các pha trước đó đã được đóng.

Ta chọn thời gian hoà đồng bộ (T-cl) là 0,02 giây cho tất cả các tiếp điểm của các pha

T-op: là thời gian mở tiếp điểm máy cắt tính bằng giây có thể nhận giá trị -1 hoặc lớn hơn 0. Ta chọn bằng -1 nghĩa là trước đó máy cắt điện ở trạng thái đóng.

e. Vôn kÕ[image: image72.emf](file at2(1).pl4; x-var t)  v:CAA     v:CAB     v:CAC     
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Vôn kế được sử dụng trong sơ đồ thay thế là một phần tử không thể thiếu để xác định trị số và dạng biến thiên của điện áp tại một điểm nút bất kỳ. Có thể tuỳ chọn loại Vôn kế 1 pha và 3 pha như hình trên. Vôn kế được đặt tại các vị trí như sau :

- Thanh cái C21,

- Đầu vào 220 kV máy biến áp AT1,

- Đầu vào máy biến áp đo lường TU1.

g. Bộ SVC

- Có tổng công suất 3xQL = 108 MVA mặc nối tiếp tụ điện có QC = 26 + 19 + 15 = 60 MVA đặt trên thanh góp 22 kV. [image: image74.png]
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1.1.3. Cài đặt chương trình ATPDraw

Ngoài việc đưa sơ đồ thay thế của mạng điện vào chương trình ATP một cách tương đương thì việc cài đặt hệ thống trong chương trình ATP đối với loại thông tin đầu vào (các file dữ liệu vào) có định dạng khác nhau cần phải cài đặt cho trương trình một cách tương ứng. Được chia làm 6 mục gửi thông tin tới các đầu ra, đóng cắt thống kê và các khuôn dạng dữ liệu.

1.1.3.1. Simulation
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Phương pháp mô phỏng “Time domain” trong ATP được nghiên cứu trong miền thời gian, được tính chung bằng giây cho tất cả các định dạng mô phỏng.
Delta T: Bước thời gian mô phỏng (giây)

Tmax: Đặt khoảng thời gian khảo sát (giây)
Xopt = 0: đơn vị của điện cảm là (mH).
 = 1: đơn vị của điện cảm là (Ohm).

Được sử dụng cho tất cả các phần tử có điện kháng trong sơ đồ thay thế.

Copt = 0:đơn vị của điện dung là ((F).
= 1: đơn vị của điện dung là (Ohm).
Feq. : Tần số của hệ thống (Hz)

1.1.3.2. Output
Print Freq = 500Hz: là tần số in đầu ra của file LUNIT6.

Plot Freq = 15: cứ 15 giây thì chương trình lưu một lần vào file dạng PL4.

Chọn Plotted output để kiểm tra khi chương trình tạo ra 1 file dạng PL4.

Chọn Auto-detect simulation errors: khi chương trình chạy sẽ tự báo lỗi và hiển thị lỗi.

1.1.3.3. Switch/UM
Statistic study: Nghiên cứu thống kê nhiều lần đóng cắt xác định xác suất quá điện áp 2%

Trong nội dung đề tài ta chọn số lần đóng cắt là Num =100 lần. 
Systematic study: là đóng cắt một cách có hệ thống.

ISW: 1 (0) in hoặc không in tất cả các kết quả của cáclần đóng cắt trong Lis-file.

ITEST:1 không đặt thời gian trễ ngẫu nhiên cho các lần đóng cắt.

IDIST:0 (1) chọn hàm phân bố xác suất đóng cắt theo Gaussian hoặc phân bố đều.

IMAX: 1 (0) in hoặc không in các kết quả tới file LUNIT6.

IDICE: 0 (1) máy phát ngẫu nhiên phụ thuộc máy tính hoặc máy phát ngẫu nhiên chuẩn

NSEED: Có thể lặp lại các mô phỏng của Monte Carlo nếu

- Ngoài ra còn chọn các chức năng khác là :

Automatic: các điều kiện ban đầu được tính toán một cách tự động.

Prediction: các máy phát, động cơ sẽ không là phần tử phi tuyến trong sơ đồ mạch bên ngoài (chỉ chọn được với máy phát, động cơ 3 pha).

Per unit: chọn hiển thị kết quả cả trong đơn vị tương đối.

1.1.3.4. Format
Sorting by cards : chương trình sẽ lần lượt tạo file dữ liệu cần thiết cho các nhánh, các máy cắt, các nguồn.

Sorting by group number: chương trình sẽ phân loại ra các nhóm, nhóm nào có ít phần tử nhất được đưa vào đầu tiên.
4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Trong nghiên cứu này chúng ta xem xét mức quá điện áp tác dụng lên cách điện của các thiết bị điện trong trạm biến áp khi đóng đường dây không tải Thái Nguyên-Sóc Sơn với các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1. Đóng máy cắt phía Thái Nguyên trước, đóng máy cắt phía Sóc Sơn sau. Máy biến áp không mang tải (không có ảnh hưởng của SVC).

Trường hợp 2. Đóng máy cắt phía Thái Nguyên trước, đóng máy cắt phía Sóc Sơn sau. Máy biến áp mang tải.

Trường hợp 3.Đóng máy cắt phía Sóc Sơn trước, đóng máy cắt phía Thái Nguyên sau. Máy biến áp không mang tải

Điện áp tại các nút

Trường hợp 1. Đóng máy cắt phía Thái Nguyên trước, đóng máy cắt phía Sóc Sơn sau.Máy biến áp không mang tải (không có ảnh hưởng của SVC).

Đường cong biến thiên điện áp khi đóng máy cắt điện phía Thái Nguyên được cho trên đồ thị với thời gian đóng của các pha A, B, C là:




t®A = t®B = t®C =  T/2 = 1/2f = 1/100 = 0,01 gi©y.

Trong đó: tđA, tđB, tđC là thời gian đóng của các pha tính bằng (giây).



f là tần số của nguồn (f=50Hz).

Tương ứng với thời gian này điện áp trên pha A đang đạt trị số cực đại âm còn điện áp trên các pha khác lệch một góc 1200.
- Điện áp trên phía cuộn dây cao áp AT1 (220 kV)
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H×nh 4.11. Điện áp trên phía cuộn dây cao áp AT1 (220 kV)
- Điện áp trên cuộn dây trung áp AT1 (110 kV)
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Hình 4.12. Điện áp trên phía cuộn dây trung áp AT1 (220 kV)
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- Điện áp trên cuộn dây hạ áp (22 kV)
Hình 4.13. Điện áp trên phía cuộn dây ha áp AT1 (220 kV)
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- Điện áp trên cuộn dây máy biến điện áp TU-273
H×nh 4.14. Điện áp trên cuộn dây máy biến điện áp TU-273
Từ kết quả tính toán (trong phụ lục 3) ta tổng hợp quá điện áp lớn nhấtxuÊt hiện tại các điểm đo với xác suất xuất hiện 2% trong bảng số liệu sau:

Bảng 4.1. Điện áp lớn nhất tại các vị trí với xác xuất 2%

	§iÓm®o
	Máy biến 
điện áp 

TU-271
	Máy biến áp AT1

	
	
	220 kV
	110 kV
	22 kV

	Pha
	kV 
	p.u
	kV
	p.u
	kV
	p.u
	kV
	p.u

	A
	485
	2,7
	485
	2,7
	225
	2,5
	62,8
	4,96

	B
	395
	2,2
	395
	2,2
	198
	2,2
	0
	0

	C
	395
	2,2
	395
	2,2
	188
	2,1
	72
	5,67


Trường hợp 2:

Đóng máy cắt phía Thái Nguyên trước, đóng máy cắt phía Sóc Sơn sau.Máy biến áp mang tải.

Trong trường hợp này ta giả thiết lúc đóng đường dây Thái Nguyên-Sóc Sơn thì máy biến áp AT1 vẫn đang làm việc bình thường. Có nghĩa rằng, phía điện áp 110 kV đang mang tải định mức Sđm = 250 MVA; SVC được đóng vào thanh cái 22 kV.

Qua phân tích ta thu được kết quả sau:
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- Điện áp trên TU-273
Hình 4.15
- Điện áp trên phía cuộn dây cao áp AT1 (220 kV)


Hình 4.16. Điện áp trên TU-273
- Điện áp trên phía cuộn dây trung áp AT1 (110 kV)


Hình 4.17. Điện áp trên phía cuộn dây trung áp AT1 (110 kV)
- Điện áp trên phía cuộn dây hạ áp AT1 (22 kV)


H×nh 4.18. Điện áp trên phía cuộn dây hạ áp AT1 (22 kV)
Bảng 4.2. Điện áp lớn nhất tại các vị trí với xác xuất 2%

	§iÓm®o
	Máy biến điện áp

TU-271
	Máy biến áp AT1

	
	
	220 kV
	110 kV
	22 kV

	Pha
	kV
	p.u
	kV
	p.u
	kV
	p.u
	kV
	p.u

	A
	458
	2,55
	341
	1,9
	72
	1,1
	36
	2,0

	B
	386
	2,15
	278
	1,55
	72
	1,1
	0
	0

	C
	386
	2,15
	278
	1,55
	72
	1,1
	36
	2,0


Trường hợp 3:

Đóng máy cắt phía Sóc Sơn trước, đóng máy cắt phía Thái Nguyên sau. Máy biến áp không mang tải. 

- Điện áp trên TU-273
Hình 4.19. Điện áp trên TU-273
- Điện áp trên cuộn cao áp của AT1 (220 kV)

Hình 4.20.
Bảng 4.3. Điện áp lớn nhất tại các vị trí với xác xuất 2%

	Điểm đo
	Máy biến điện áp 

TU-271
	Máy biến áp AT1

	
	
	220 kV
	110 kV
	22 kV

	Pha
	kV 
	p.u
	kV
	p.u
	kV
	p.u
	kV
	p.u

	A
	449
	2,5
	233
	1,3
	117
	1,3
	36
	2,0

	B
	449
	2,5
	200
	1,15
	99
	1,1
	0
	0

	C
	449
	2,5
	200
	1,15
	107
	1,2
	45
	2,5


4.3.  ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CHỐNG SÉT VAN ĐẶT TRONG TRẠM

Đối với HTĐ 110(220kV thì quá điện áp quá độ xuất hiện với trị số trung bình nằm trong giới hạn quá điện áp cho phép (2,7 p.u). Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát cho thấy mức quá điện áp trong trạm biến áp có thể đạt tới 5,67 p.u tại cuộn dây 22 kV của máy biến áp và một số trường hợp thấp hơn.
Hiện nay trạm biến áp được trang bị hệ thống chống sét van trên hệ thống thanh cái C21, C22, các xuất tuyến Hà Giang và các phía của máy biến áp nhằm hạn chế và bảo vệ quá điện áp khí quyển lan truyền từ các đường dây vào trạm. Ngoài ra, các chống sét van còn có tác dụng loại trừ các quá điện áp nội bộ. Tuy nhiên, khi chống sét van làm việc thì dòng điện làm việc do quá điện áp nội bộ không cao nhưng thời gian làm việc lâu dài có thể dẫn đến phá hỏng các tấm điện trở phi tuyến do quá nhiệt. Vì vậy, khi lắp đặt chống sét cần lưu ý tính toán kiểm tra năng lượng hấp thụ trên chống sét.
Để đánh giá vai trò của chống sét van trong trạm Từsơ đồ nguyênnghiªn cứu, phân tích các kết quả ghi tự động người ta dẫn tới kết luận rằng, đối với các trạm có không ít hơn 2 đường dây đi ra, rất hiếm trường hợp xuất hiện trên thanh cái sự tăng áp trạng thái vượt QĐA làm việc, có thể bỏ qua ảnh hưởng của nó đến đặc tính thống kê. Ngược lại, có thể có chỗ QĐA đến mức cho phép làm việc trong một thời gian dài trên từng trạm, nằm ở điều kiện làm việc ít thuận lợi nhất. Do đó, ảnh hưởng sự tăng áp trạng thái đến thiết bị đấu vào thanh cái trạm, có thể được tính đúng khi xác định đòi hỏi của cách điện, điện áp làm việc trên thanh cái nằm ở giới hạn trên của giá trị điện áp làm việc cho phép. 

Khi dùng chống sét van để hạn chế QĐA quá độ thì dòng điện chạy qua chống sét van thường khoảng 1,5(2 kA, nhưng do quá trình QĐA kéo dài nên năng lượng tiêu tán trên chống sét van thường lớn hơn rất nhiều so với năng lượng xung dòng điện sét (gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần), do vậy khi lắp đặt chống sét van ngoài việc kiểm tra năng lượng hấp thụ đối với dòng điện xung (do quá điện áp khí quyển) cũng cần phải kiểm tra năng lực tháo dòng điện xoay chiều. 

Trong chương 2 đã cho thông số của chống sét van sử dụng trên thanh cái C21. 

1.3.1. Nhập thông số chống sét van 


Hình 4.21. Thông số chống sét van
Vref: là điện áp tham chiếu, lấy giá trị gần điện áp định mức (ur) tính bằng V (192000V).

Vflash: là điện áp phóng điện trên chuỗi khe hở. Nếu CSV không khe hở lấy bằng -1.

Vzero: là giá trị điện áp ban đầu (điều kiện đầu tuỳ chọn), vì dòng điện rò của chống sét dưới tác dụng của điện áp làm việc rất nhỏ (khoảng 10-4A) nên coi điện áp giáng lên điện trở phi tuyến là bằng 0V nghĩa là dưới tác dụng của điện áp làm việc thì các dây dẫn pha hoàn toàn cách điện với đất.

COL: là hệ số của COEF (chọn 1 nếu là nhánh khối đơn, 2 là nhánh kép)

SER: số khối nối tiếp trong mỗi nhánh, lấy tỉ lệ với Vref.

ErrLim: sai số theo p.u.
1.3.2. Đặc tính V-A

Xây dựng đặc tính U-I (V-A) trong ATPDraw cho phép nhập tối đa 12 giá trị và chương trình sẽ xây dựng đặc tính thoả mãn biểu thức:

I = p.(U/Uref)q
(A).

Hình 4.22. Bảng thông số U-I (V-A) trong ATPDraw

Hình 4.23.
Hình 4.23. Đườngđặc tính U-I (V-A) trong ATPPDraw
Trong đó: I là dòng điện qua chống sét van (A).



 Uref (Vref), p, q là hằng số với q = 20(30.



 U là điện áp đặt lên chống sét van (V).

1.3.3. Kết quả phân tích

Sự biến thiên của quá điện áp trên đầu cực 220 kV của máy biến áp tự ngẫu AT1 có trị số trung bình của 100 lần đóng cắt có dạng như hình.

H×nh 4.24: Sự biến thiên của quá điện áp trên đầu cực 220 kV
Điện áp trên các pha khi đặt chống sét van thì quá điện áp trên các pha ở phía 220 kV của máy biến áp theo kết quả phân tích với xác suất quá điện áp 2% là:

- Pha A: 314 kV; 1,75 p.u.

- Pha B: 305 kV;1,7 p.u.

-Pha C: 287 kV; 1,6 p.u.

Như vậy, so với trường hợp không đặt chống sét van và đồng thời máy biến áp không mang tải là 2,7 p.u, trên pha A và 2,2 p.u. trên pha C.

4.4. CÁC BIỆN PHÁP KHÁC HẠN CHẾ QUÁ ĐIỆN ÁP NỘI BỘ
1.4.1. Giới thiệu chung

Từ phần trình bày về các loại QĐA quá độ theo phân tích lý thuyết và khảo sát bằng chương trình ATP-EMTP cho đường dây tải điện cao áp 220kV Thái Nguyên-Bắc Giang, đã chỉ rõ rằng quá điện áp với xác suất 2% với hệ số quá áp tới 5,67 (p.u) tại thanh góp 22 kV. Sự nguy hiểm của QĐA quá độ là do trong phần nhiều các trường hợp chúng vượt quá mức cách điện của thiết bị (110(500)kV. Hạn chế QĐA quá độ là một đặc tính khác biệt trong truyền tải điện SCA, mặc dù một số các biện pháp như vậy cũng được áp dụng ở cấp điện áp 220 kV và thấp hơn
Bảng 4.4. Mức quá điện áp cho phép của các cấp điện áp khác nhau 
	Cấp điện áp Uđm (kV)
	110
	220
	500
	750
	1150

	Mức quá điện áp cho phép (p.u)
	3
	2,7
	2,5
	2,2
	1,8


Theo số liệu trên ta thấy mức cách điện của đường dây 220 kV là 2,7 p.u. Vì vậy, cần có các giải pháp hạn chế quá điện áp trên đường dây tải điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng mức độ ổn định hệ thống…
Đề xuất một số phương pháp hạn chế quá điện áp trên đường dây tải điện cao áp là: sử dụng tụ bù dọc, kháng bù ngang, sử dụng máy cắt có điện trở đóng trước, sử dụng lại máy cắt có điều khiển góc đóng hoặc dùng chống sét van. Ta sẽ sơ lược một số phương pháp như sau :

- Hạn chế các chế độ mà ở đó có thể xuất hiện QĐA nguy hiểm nhờ các biện pháp sơ đồ.

- Hạn chế biên độ QĐA quá độ nhờ các chống sét van hay bố trí trong các máy cắt điện trở Shunt.

- Các giá trị QĐA nhỏ có thể nhận được bằng cách lựa chọn các điều kiện ban đầu thuận lợi cho quá trình quá độ, mà ở đó biên độ các dao động tự do có các giá trị nhỏ nhất. (Ví dụ: làm thoát nhanh điện tích dư trên đường dây trong thời gian chờ tự động đóng lại hay điều khiển thời điểm đóng máy cắt, hoặc có chương trình điều khiển làm việc của máy cắt).

Đối với các biện pháp sơ đồ, có khả năng làm giảm biên độ QĐA quá độ, có thể được kể tên là đóng đường dây ở mức điều chỉnh hệ số biến áp thấp cho các biến áp lực, đầu tiên đấu đường dây tới các thanh cái có công suất lớn, trước khi chuyển mạch đường dây tạm thời đấu tới kháng bù ngang ở điện áp cao và trung bình. Có thể áp dụng khi đóng đường dây theo kế hoạch hay là trong chế độ chuyên tải khi mà tất cả các kháng được đóng để cân bằng công suất phản kháng, cũng như điều chỉnh hệ số biến áp thấp và mức sức điện động nhỏ nhất. Khi truyền tải công suất cực đại, việc đấu tất cả các kháng ở các điểm trung gian trên đường dây tải điện không có các tụ bù dọc là không cho phép, bởi vì dẫn đến sự tăng tổn hao và giảm giới hạn ổn định. Ngoài ra, công suất các kháng, cần thiết cho chế độ truyền tải công suất tác dụng có thể tỏ ra không đủ để hạn chế QĐA duy trì khi ngắn mạch không đối xứng. Do vậy, ở Liên Xô sử dụng sơ đồ “đấu kháng không quán tính” (đấu kháng qua các khoảng cách phóng điện), để hạn chế QĐA duy trì khi xuất hiện ngắn mạch không đối xứng vàở một mức nhất định của QĐA quáđộ. Hạn chế biên độ QĐA quáđộ tiến hành hoặc do “sự” phân tán năng lượng của các dao động tự do ở các trở phi tuyến của chống sét van, được đấu nối giữa dây dẫn pha và đất. Khi sử dụng máy cắt có hai mức tác động kèm các điện trở Shunt, có thể hạn chế biên độ QĐA quá độ nhờ các điện trở, đặt trong các máy cắt và được đấu ngắn hạn nối tiếp với đường dây, trong thời gian đủ để tắt các dao động tự do. 

Kinh nghiệm vận hành đã chứng tỏ, ở TBĐ cấp điện áp đến 220kV thì các QĐA xuất hiện khi cắt các biến áp non tải, cắt các đường dây non tải và khi tự động đóng lại là các QĐA cần phải hạn chế, còn các loại QĐA quá độ còn lại thường không gây nguy hiểm cho cách điện của chúng. QĐA quá độ khi cắt các biến áp non tải có thể có biên độ lớn, tần số cao và có thời gian tồn tại ngắn. Để bảo vệ khỏi QĐA này thực hiện bằng các chống sét van, với khả năng thông qua đủ để sao cho phân tán năng lượng dao động điện áp cao. Hạn chế các QĐA này có thể thực hiện bằng cách sử dụng máy cắt có điện trở shunt.

Trong các HTĐ hiện đại, từ cấp điện áp 330 kV và cao hơn bắt đầu có chỗ cho các thiết bị đặc biệt để hạn chế QĐA nội bộ, có thể nêu tên các biện pháp sau đây:

- Phân đoạn các đường dây tải điện dài thành từng đoạn, liên kết với HTĐ địa phương ở tại các điểm trung gian đã được phân đoạn.

- Sử dụng các kháng điện Shunt để hạn chế sự tăng cao điện áp tần số công nghiệp.

- Đưa các biến điện áp điện từ ra phía đường dây.

- Lắp đặt các bộ chống sét van cho chuyển mạch.

- Các biện pháp sơ đồ, có thể thí dụ như lập trình làm việc nối tiếp cho các máy cắt, sao cho các đoạn đường dây không tải trong phần lớn các trường hợp được đấu nối tới đường có công suất lớn hơn.

Tuy nhiên đối với HTĐ 110- 220 kV, người ta đã xác định mức QĐA của nó tương đối nhỏ. Do vậy, các biện pháp nêu trên thường không được sử dụng đầy đủ (có thể nêu ví dụ: ở Liên Xô không có các biện pháp đặc biệt để thoát các điện tích dư khỏi đường dây 110 - 220 kV trong thời gian chờ tự động đóng lại).

* Sử dụng điện trở shunt khi đóng đường dây non tải.

Khi đóng đường dây này nếu có điện trở Shunt bằng tổng trở trong RShunt=Z=
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 thì quá trình dao động hầu như không tồn tại (điều kiện để tồn tại quá trình không chu kỳ trên đường dây). Trên thực tế, khi RShunt xấp xỉ tổng trở sóng đường dây tức là 200(400( là cơ bản đã giảm được các sóng dao động tự do xuống đến giá trị ít nguy hiểm.

Lưu ý là nếu RShunt quá lớn thì sau khi đóng 2 có thể đạt được quá trình không tuần hoàn nhưng sau đó đóng 1 có thể qây ra QĐA do sự chênh lệch điện áp trên tiếp điểm, do vậy thông thường người ta lấy RShunt( Zsóng. Với giá trị này còn hạn chế hiệu quả QĐA khi cắt ngắn mạch không đối xứng trong các bước không đồng bộ.

* Sử dụng điện trở Shunt khi cắt đường dây hở mạch.

Trường hợp tối ưu khi cắt đường dây hở mạch là không có phóng điện lặp lại, vì các phóng điện lặp lại gây ra các QĐA nguy hiểm. Do vậy nhiệm vụ cho các điện trở Shunt lúc này không phải là chống các dao động tự do khi có phóng điện lặp lại mà là giảm điện áp phục hồi đến mức không quan sát thấy phóng điện lặp lại. Để làm được điều này giá trị RShunt chọn gần với giá trị điều biến của điện trở đầu vào đường dây nghĩa là không có chu kỳ.
Trên thực tế giá trị tối ưu RShunt=(1,5(2,0)Xbx ; nếu đường dây dài 200 km nó bằng khoảng 3000(4000 (; người ta thường lấy bằng 3000 ( trên thực tế.

* Điều khiển thời điểm đóng tiếp điểm máy cắt

Một trong các biện pháp hiệu quả hạn chế QĐA quá độ khi đóng và tự động đóng lại là điều khiển thời điểm đóng tiếp điểm máy cắt, QĐA sẽ nhỏ nhất khi tiếp điểm máy cắt đóng vào thời điểm điện áp nhỏ nhất trên chúng.

Khả năng đạt được bằng điều khiển thời điểm đóng máy cắt phụ thuộc vào loại máy cắt và cấu trúc hệ thống điều khiển, sai lệch theo thời gian đóng máy cắt đảm bảo không quá 1 miligiây. Hiện nay máy cắt không khí có hệ thống điều khiển ánh sáng, cơ khí có thể đảm bảo được điều kiện này. 

Khi đóng thì đầu tiên đóng 2 sau một thời gian trễ sẽ đóng tiếp 1. 

Khi cắt thì cắt 1 trước và sau đó cắt tiếp 2.

Giá trị điện trở shunt sẽ khác nhau đối với từng loại chuyển mạch khác nhau.

4.4.2. Hạn chế quá điện áp nội bộ bằng việc lựa chọn thời điểm đóng máy cắt
Ta gọi điện áp của các pha là: X (kV) và quá điện áp khi đóng cắt máy biến áp và đường dây không tải là Y (kV). Khi đó ta có các trường hợp sau:

1. Đóng máy cắt tại thời điểm điện áp pha Max


Khi đó: X = max

· Mức quá điện áp tại thời điểm đó là:
U1 = Xmax + Y

2. Đóng máy cắt tại thời điểm điện áp pha min.

Mức điện áp pha tại thời điểm min = 0


Khi đó Xmin = 0

· Mức quá điện áp tại thời điểm đó là:

U2 = Xmin + Y = 0 + Y = Y

So sanh giữa 2 mức quá điện áp áp tại 2 thời điểm đóng máy cắt ta có: U1 > U2


Nhập thông số cho máy cắt.
Để tiến hành khảo sát phương án hạn chế quá điện áp nội bộ bằng việc lựa chọn thời điểm đóng máy cắt, ta cần tính toán thời gian cắt của các pha trong may cắt sao cho tại thời điểm đó mức điện áp trên các pha là nhỏ nhất:

Lấy Pha A là pha gốc và đi qua 0 ở thời điểm t = 0,015 s các pha khác lệch so với pha A 120o ứng với thời gian 0,003333 s. 
Tiến hành nhập số liệu cho 2 phần tử máy cắt trong sơ đồ mô phỏng như sau:

· Máy cắt phía Thái Nguyên:

· Máy cắt phía Bắc Giang:

Kết quả khảo sát
Điện áp trên đầu cực máy biến áp phía 220 kV.


Điện áp trên đầu cực máy biến áp phía 110 kV

Hình 4.31. Kết quả khảo sát điện áp trên đầu cực máy biến áp phía 110 kV
Điện áp trên đầu cực máy biến áp phía 22 kV.

Hình 4.32. Kết quả khảo sát điện áp trên đầu cực máy biến áp phía 22 kV
KẾT LUẬN

Khảo sát đóng đường dây Thái Nguyên – Sóc Sơn bằng chương trình ATP – EMTP ta thấy có dạng quá điện áp là các nhiễu loạn tần số cao xếp chồng điện áp xoay chiều ( chưa đặt CSV).

Quá điện áp lan truyền vào TBA tác động lên cách điện ở TH nặng nề nhất là TH: đóng MC phía Thái Nguyên trước, đóng MC Sóc Sơn sau,  MBA không mang tải, bội số quá áp trên pha A  là 2,7 p.u.

Khi xem xét tới ảnh hưởng của CSV trong việc hạn chế quá điện áp, bội số quá áp trên pha A là 1,75 p.u. Kết quả cho thấy hệ thống bảo vệ quá áp đặt trong trạm bảo vệ được các thiết bị trong trường hợp đóng đường dây không tải Thái Nguyên – Sóc Sơn.

Nếu không lắp đặt các thiết bị bảo vệ thì vẫn có nguy cơ gây phóng điện, làm suy giảm cách điện của các thiết bị. 

KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Kết luận: 

Sau khi nghiên cứu hệ thống bảo vệ quá điện áp cho trạm 220 kV Thái Nguyên, ta rút ra một số kết luận sau:

Đối với trạm biến áp thì việc trang bị hệ thống bảo vệ quá điện áp là hết sức quan trọng trong việc bảo vệ, nâng cao khả năng truyền tải và tính ổn định của trạm.  Cùng với sự tiến bộ vượt bậc về khoa học công nghệ, việc nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các thiết bị làm linh hoạt hệ thống bảo vệ quá điện áp cho trạm mở ra xu hướng mới trong việc nâng cao hiệu quả và tự động hoá, hiện đại hoá hệ thống điện trên toàn thế giới. 

Hệ thống bảo vệ quá điện áp bảo vệ trạm trong các chế độ bình thường và sự cố, làm tăng độ tin cậy và tính kinh tế trong vận hành của hệ thống điện lên rất nhiều, làm tăng chất lượng điện năng và giữ độ ổn định điện áp. 

Kết quả nghiên cứu làm tiền đề cho các nghiên cứu các loại quá điện áp khác, làm cơ sở cho việc tính toán, lựa chọn, phối hợp cách điện của các thiết bị điện, đường dây tải điện và TBA.
Đây là cơ sở để đánh giá, tính toán cho các phương án hạn chế cũng như bảo vệ của các thiết bị bảo vệ quá áp.
Hướng phát triển của đề tài:

Nghiên cứu chương trình mô phỏng ATP – EMTP áp dụng để mô phỏng các hiện tượng quá độ điện từ, điện cơ khác. Nhằm tăng cường độ tin cậy về bảo vệ quá áp trong vận hành TBA. 
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Hình 1.1. Sơ đồ đóng đường dây không tải có chiều dài l
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Hình 1.2. Sơ đồ thay thế của hình 1.1
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Hình 1.3. Đường cong quá điện áp khi đóng đường dây không tải 
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Hình 1.4. Biến thiên của quá điện áp do đóng đường dây không tải hay bộ tụ
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Hình 1.5. Tự đóng lặp lại đường dây


a. Sơ đồ nguyên lý của đường dây.


b. Đồ thị biến thiên điện áp đường dây.
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Hình 1.6. Quá trình quá độ do tự đóng lặp lại đường dây khi có kháng điện





Hình 2.4. Sơ đồ mắc khe hở hình sừng


1- Dây pha;  2 - Khe hở bảo vệ; 3- Khe hở phụ; 4- Dây tiếp địa
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Hình 2.5. Cấu tạo của CSV có khe hở SiC.





1. Khe hở phóng điện.


       2. Điện trở phi tuyến.


3. Thân sứ. 4. Nắp. 5. Lò xo.
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Hình 2.6. Tấm điện trở phi tuyến SiC
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Hình 2.7. Khe hở phóng điện 
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Hình 2.8. Chuỗi khe hở phóng điện
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Hình 2.9. Điện trở phi tuyến của ZnO và SiC
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Hình 3.1. Phần mềm tương hỗ với  ATP
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Hình 4.3. Thông số nguồn điện áp





Hình 4.4. Nhánh đường dây LCC





Hình 4.7. Máy cắt điện Statistic Swich và Swich time 3 pha
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Hình 4.8. Thông số cho Statistic Switch khi đóng không





Hình 4.9. Thông số swich time 3 pha





Hình 4.10. Thông số cña Open Probe











Hình 4.25. Sơ đồ lắp đặt điên trở Shunt trong máy cắt.
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Hình 4.26. Biểu đồ 3 pha





Hình 4.27. Vị trí diện áp cực tiểu của các pha





Hình 4.28. Thông số máy cắt phía Thái Nguyên
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Hình 4.29. Thông số máy cắt phía Bắc Giang





Hình 4.30. Kết quả khảo sát điện áp trên đầu cực máy biến áp phía 220 Kv
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